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Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Bê tông trộn sẵn 

AASHTO M 157-06 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải 

Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO 

kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản 

dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức 

hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả 

trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi 

khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến 

cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không. 

 Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối 

chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh. 
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Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Bê tông trộn sẵn 

AASHTO M 157-06 

1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu liên quan đến công tác sản xuất và vận 

chuyển bê tông trộn sẵn tới người mua trong trạng thái vừa mới trộn và chưa đông 

cứng. Các yêu cầu về chất lượng của bê tông dựa theo quy định của tiêu chuẩn này 

hay theo quy định của người mua. Trong trường hợp các quy định của người mua 

khác với quy định trong tiêu chuẩn này, lấy theo quy định của người mua. Tiêu chuẩn 

này không quy định các yêu cầu về công tác đổ, đầm, bảo dưỡng hay bảo vệ bê tông 

sau khi đã vận chuyển bê tông đến người mua. 

1.2 Các giá trị có đơn vị SI dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn. Các giá trị 

trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo. 

1.3 Trong tiêu chuẩn này, nhà sản xuất là nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, hay là 

nhà sản xuất bê tông trộn sẵn. Người mua là công ty và đại diện thiết kế của công ty 

đó. Người kỹ sư là người thể hiện ý tưởng của đại diện thiết kế của công ty. 

2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

2.1 Tiêu chuẩn AASHTO: 

 M 6, Cốt liệu mịn dùng trong bê tông xi măng pooclăng 

 M 80, Cốt liệu thô dùng trong bê tông xi măng pooclăng 

 M 85, Xi măng pooclăng 

 M 154, Phụ gia tạo bọt khí dùng trong bê tông 

 M 194, Phụ gia hóa học dùng trong bê tông 

 M 195, Cốt liệu nhẹ dùng trong kết cấu bê tông 

 M 240, Hỗn hợp xi măng thủy hóa 

 M 295, Sử dụng tro bay và puzơlan tự nhiên hoặc nung làm phụ gia khoáng 

 trong bê tông 

 M 302, Xỉ lò cao kết hạt nghiền dùng trong vữa và bê tông 

 M 307, Sử dụng silicát fume làm vật liệu gắn kết 

 T 22, Cường độ chịu nén của mẫu bê tông hình trụ 

 T 23, Chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử bê tông tại hiện trường 

 T 26, Chất lượng nước dùng trong bê tông 

 T 71, Ảnh hưởng của tạp chất hữu cơ trong cốt liệu mịn đến cường độ của vữa 
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 T 119, Độ sụt của bê tông xi măng thủy hóa 

 T 121, Khối lượng thể tích (trọng lượng đơn vị), sản lượng và hàm lượng bọt khí 

(trọng lượng) của bê tông 

 T 141, Lấy mẫu bê tông tươi trộn sẵn 

 T 152, Xác định hàm lượng bọt khí của bê tông tươi trộn sẵn bằng phương pháp 

 nén ép 

 T 196, Xác định hàm lượng bọt khí của bê tông tươi trộn sẵn bằng phương pháp 

 thể tích 

2.2 Tiêu chuẩn ASTM: 

 C 567, Phương pháp thí nghiệm xác định khối lượng đơn vị của kết cấu bê tông 

 nhẹ 

 C 1157, Hỗn hợp xi măng thủy hóa 

2.3 Tiêu chuẩn viện bê tông Mỹ: 

 211.1, Tiêu chuẩn thực hành lựa chọn các thành phần của bê tông thường, 

 bêtông nặng và bê tông khối lớn 

 211.2, Tiêu chuẩn thực hành lựa chọn các thành phần của kết cấu bê tông nhẹ 

 305R, Đổ bê tông trong điều kiện thời tiết nóng 

 306R, Đổ bê tông trong điều kiện thời tiết lạnh 

3 ĐỊNH NGHĨA 

3.1 Theo tiêu chuẩn này, bê tông trộn sẵn là bê tông xi măng thủy hóa được sản xuất và 

vận chuyển tới người mua trong trạng thái dẻo, với công tác vận chuyển tuân theo quy 

định của tiêu chuẩn này. 

3.2 Thể tích của bê tông tươi và chưa đông cứng trong mẻ trộn được xác định bằng cách 

chia tổng khối lượng mẻ trộn cho khối lượng thực trên một foot khối bê tông. Tổng 

khối lượng mẻ trộn là tổng khối lượng của tất cả các vật liệu, gồm cả nước, được đưa 

vào mẻ trộn hoặc là khối lượng thực của bê tông trong mẻ trộn được chuyển đi. Khối 

lượng trên một foot khối bê tông được xác định theo Tiêu chuẩn T 121, là giá trị trung 

bình của ít nhất 3 lần đong, dựa trên các mẫu khác nhau đựng trong xô chứa 14 lít (ẵ 

ft3). Các mẫu phải lấy ở giữa khối bê tông của ba xe ôtô chở bê tông khác nhau bằng 

phương pháp quy định trong Tiêu chuẩn T 142. 

 Chú thích 1 - Nên hiểu rằng thể tích của bê tông đông cứng có thể có giá trị nhỏ 

hơn do sử dụng lãng phí, do đổ bê tông tràn, đào quá, đổ quá, do mất bọt khí, hay do 

lún của hỗn hợp ướt. 

4 VẬT LIỆU 

4.1 Dự trữ và cung cấp phương tiện thuận lợi cho người kỹ sư tại trạm trộn theo mẻ để 
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cho phép lấy mẫu, thí nghiệm và kiểm soát vật liệu một cách chính xác trước và trong 

khi sử dụng. Áp dụng các yêu cầu sau: 

4.2 Xi măng – Với xi măng thủy hóa lấy theo Tiêu chuẩn M 85, với xi măng thủy hóa hỗn 

hợp lấy theo Tiêu chuẩn M 240 hoặc Tiêu chuẩn ASTM C 1157. Người kỹ sư sẽ quy 

định loại xi măng sử dụng. Nếu không quy định, áp dụng các chỉ tiêu của xi măng quy 

định Loại 1 trong Tiêu chuẩn M 85. Các xi măng loại khác để sản xuất bê tông có các 

tính chất khác nhau không nên dùng để thay thế. Xi măng lấy từ các nguồn khác nhau 

không được dùng để thay thế nếu không được sự đồng ý của người kỹ sư. 

4.3 Các vật liệu gắn kết khác - Các vật liệu gắn kết khác xi măng phải đảm bảo các yêu 

cầu của các tiêu chuẩn dưới đây trừ khi người mua có quy định khác: 

 Tro bay - Tiêu chuẩn M 295 

 Xỉ lò cao kết hạt nghiền - Tiêu chuẩn M 302 

 Silica Fume - Tiêu chuẩn M 307 

4.3.1 Cốt liệu - Cốt liệu thô lấy theo Tiêu chuẩn M 80. Cốt liệu mịn lấy theo Tiêu chuẩn M 6. 

Cốt liệu nhẹ lấy theo Tiêu chuẩn M 195. 

4.3.2 Nước - Nước phải sạch và không chứa dầu, axít, kiềm, chất hữu cơ hoặc các chất độc 

hại khác. Không dùng nước muối hay nước lợ. Nước được thí nghiệm theo Tiêu 

chuẩn T 26. Nước có vấn đề về chất lượng phải đảm bảo các chỉ tiêu quy định ở Bảng 

1 và Bảng 2 hoặc theo quy định của người mua. 

Bảng 1 - Chỉ tiêu chấp nhận được đối với nguồn nước có vấn đề về chất lượng 

 Các giới hạn Phương pháp thí 

nghiệm 

Cường độ chịu nén sau 7 ngày, min, % so 

với mẫu kiểm tra 

90 T 106 a 

Thời gian đông kết, sai lệch so với mẫu 

kiểm tra 

Từ 1:00 đến 

1:30 

T 131a 

a So sánh mẫu sử dụng nước thí nghiệm với mẫu kiểm tra sử dụng nước hoặc nước chưng 

cất có cùng các thành phần định lượng, và cùng thể tích nước sử dụng. 
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Bảng 2 - Các giới hạn hóa học của nước 

 

 Giới hạn Phương pháp thí 

nghiệm 

Các chỉ tiêu hóa học, nồng độ lớn nhất   

Clo dạng Cl|-1|, tính theo % khối lượng xi 

măng khi thêm vào lượng Cl|-1| đã có trong 

các thành phần khác của hỗn hợp bê tông 

không vượt quá các giới hạn sau: 

  

   1. Bê tông ứng suất trước 0.06 % T 260 

    2. Bê tông cốt thép thông thường trong 

môi trường ẩm và có clo 

0.10 %  

    3. Bê tông cốt thép thông thường trong 

môi trường ẩm và không có clo 

0.15 %  

    4. Xây dựng nhà trên mặt đất nơi bê tông 

có thể không khô 

Không giới hạn 

về độ ăn mòn 

 

Sulfate dạng SO4, ppma 3000 ASTM D 516 

Kiềm dạng (Na2O + 0.658 K2O), ppm 600 ASTM D 4191, D 4192 

Tổng các chất rắn, ppm 50000 T 26 

a Nước dùng để trộn bê tông có thể cho phép vượt quá chỉ tiêu về nồng độ sulfat nếu có thể 

chỉ ra rằng nồng độ sulfat tính toán trong tổng lượng nước trộn, bao gồm nước trộn cốt liệu và 

nguồn khác, không vượt quá giới hạn đã quy định. 

4.3.2.1 Có thể sử dụng nước máy để trộn nếu người mua đồng ý. Trong trường hợp cho phép 

sử dụng nước đó, nhà sản xuất phải cung cấp số liệu hoặc bằng chứng phù hợp về 

sự ảnh hưởng không có hại nếu sử dụng cốt liệu có phản ứng là chính. Không tiếp tục 

sử dụng nước đó nếu có phản ứng không mong muốn của nước với phụ gia hoặc cốt 

liệu. 

4.3.3 Phụ gia - Nếu sử dụng bê tông có bọt khí và dùng phụ gia để giữ hàm lượng bọt khí 

mong muốn, phụ gia phải đảm bảo các chỉ tiêu của Tiêu chuẩn M 154. Nếu sử dụng 

phụ gia với mục đích khác, phụ gia phải đảm bảo các chỉ tiêu của Tiêu chuẩn M 194. 

5 CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG 

5.1 Thiết kế hỗn hợp theo quy định của người kỹ sư, theo quy định của người kỹ sư của 

nhà thầu, hoặc dựa theo tiêu chuẩn. Nếu theo quy định của người kỹ sư, phải bao 

gồm các yếu tố sau: 

5.1.1 Hàm lượng chất kết dính trong bê tông tính theo đơn vị kg/m3 (lb/yd3), hoặc đơn vị 

tương đương; 

5.1.2 Cỡ hạt thiết kế, hay các cỡ hạt thiết kế, và giá trị theo khối lượng của cốt liệu; 
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5.1.3 Tỷ số nước/chất kết dính lớn nhất gồm nước làm ẩm bề mặt và nước trong phụ gia, 

nhưng không gồm nước bị hút vào trong cốt liệu; 

5.1.4 Độ sệt mong muốn tại thời điểm vận chuyển (Mục 6.1.1 với sai số cho phép); 

5.1.5 Hàm lượng bọt khí của bê tông khi dùng xi măng tạo bọt khí hoặc phụ gia tạo bọt khí. 

Hàm lượng bọt khí được xác định dựa trên mẫu lấy tại nơi đổ bê tông.  

5.2 Nếu thiết kế hỗn hợp theo quy định của nhà thầu dưới sự đồng ý của người kỹ sư, 

hỗn hợp thiết kế phải nằm trong các giới hạn quy định về: 

5.2.1 Hàm lượng xi măng lớn nhất, 

5.2.2 Hàm lượng nước lớn nhất, 

5.2.3 Khoảng hàm lượng bọt khí, 

5.2.4 Khoảng độ sệt, và 

5.2.5 Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất. 

5.3 Nếu thiết kế hỗn hợp dựa trên tiêu chuẩn, người kỹ sư phải quy định độ tươi và độ 

cứng của bê tông và cho phép nhà thầu thiết kế hỗn hợp. Người mua có thể quy định 

phương pháp thiết kế hỗn hợp cho nhà thầu. Nhà thầu phải chứng nhận bằng hỗn hợp 

thử rằng hỗn hợp thiết kế đã đảm bảo về độ tươi và độ cứng của bê tông. Nhà thầu có 

trách nhiệm lựa chọn độ sụt tại nơi đổ bê tông. Nhà thầu phải đổ bê tông thử để 

chứng minh rằng bê tông được đổ mà không phân tầng, và không khó khăn trong 

công tác đầm và hoàn thiện. 

6 SAI SỐ VỀ ĐỘ SỤT 

6.1 Trừ các sai số khác nêu trong tiêu chuẩn của dự án, áp dụng theo các quy định sau: 

6.1.1 Nếu tiêu chuẩn dự án về độ sụt ghi là giá trị "lớn nhất" hay "không vượt quá", xem 

Bảng 3. Lựa chọn này được sử dụng chỉ khi lượng nước được cho phép thêm vào bê 

tông không làm tăng tỷ số nước/ximăng lớn hơn giá trị cho phép bởi tiêu chuẩn. 

Bảng 3 - Độ sụt yêu cầu 

 Nếu độ sụt bằng  

76 mm (3 inch) hay nhỏ 

hơn 

Nếu độ sụt lớn hơn 

76 mm (3 inch) 

Sai số dương 0 0 

Sai số âm 38 mm (1ẵ inch) 63 mm (2ẵ inch) 

6.1.2 Khi tiêu chuẩn của dự án yêu cầu về độ sụt không ghi là giá trị "lớn nhất" hay "không 

vượt quá", xem Bảng 4. 
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Bảng 4 - Sai số của độ sụt danh định 

Với độ sụt quy định bằng Sai số 

51 mm (2 inch) và nhỏ hơn 13 mm (±ẵ inch) 

Từ 51 mm đến 102 mm (2 đến 4 inch) 38 mm (±1 inch) 

Lớn hơn 102 mm (4 inch) 38 mm (±1ẵ inch) 

7 BÊ TÔNG CÓ BỌT KHÍ 

7.1 Người mua quy định hoặc chấp thuận hàm lượng bọt khí thiết kế trong bê tông. 

7.2 Hàm lượng bọt khí trong bê tông có bọt khí được xác định từ mẫu lấy từ thiết bị vận 

chuyển tại thời điểm đổ bê tông phải nằm trong sai số do người mua quy định. Nếu 

không thực hiện thí nghiệm tại thời điểm đó, so sánh các giá trị đo tại thời điểm đổ bê 

tông với thời điểm thực hiện thí nghiệm gần nhất. 

8 CÂN ĐONG VẬT LIỆU 

8.1 Trừ quy định khác được phép, nếu không thì xi măng được cân theo khối lượng. Nếu 

sử dụng tro bay hoặc vật liệu gắn kết khác trong hỗn hợp thiết kế, chúng có thể được 

cân tích lũy cùng với xi măng. Xi măng và vật liệu gắn kết khác được cân trên cân và 

để trong thùng cân, được để riêng biệt và tách rời với các thùng cân dùng để cân vật 

liệu khác. Xi măng được cân trước các vật liệu gắn kết khác. Nếu khối lượng xi măng 

vượt quá 30% khả năng của cân, khối lượng xi măng, và khối lượng xi măng cộng với 

vật liệu gắn kết khác phải nằm trong khoảng ±1% trọng lượng yêu cầu cho mẻ trộn 

nhỏ (nhỏ nhất là 1m3 (1 yd3)), trọng lượng của xi măng, và  trọng lượng xi măng cộng 

với vật liệu gắn kết khác không nhỏ hơn lượng yêu cầu và không vượt quá 4%. Dưới 

hoàn cảnh đặc biệt, được sự đồng ý của người mua, xi măng được đo bằng bao có 

khối lượng tiêu chuẩn (Chú thích 2). Không sử dụng một phần xi măng của bao trừ khi 

nó được cân. 

 Chú thích 2 - Ở Mỹ, khối lượng bao xi măng tiêu chuẩn là 42.6 kg (94 lb) ±3%. 

8.2 Cốt liệu được đo lường theo khối lượng. Khối lượng mẻ trộn được xác định dựa trên 

vật liệu khô và bằng khối lượng lượng vật liệu khô yêu cầu cộng với khối lượng hơi 

ẩm (cả bị hút và độ ẩm bề mặt) trong cốt liệu. Khối lượng cốt liệu sử dụng trong bất kỳ 

mẻ trộn bê tông nào được xác định bởi cân phải nằm trong khoảng ±2% khối lượng 

yêu cầu khi cân trong mẻ cân riêng biệt. Trong mẻ cân cốt liệu tích lũy, khối lượng tích 

lũy khi cân không vượt quá 30% khả năng của cân. Với khối lượng tích lũy nhỏ hơn 

30% khả năng của cân, sai số là ±0.3%khả năng của cân hoặc ±3% khối lượng tích 

lũy yêu cầu (chọn giá trị nhỏ hơn). 

8.3 Nước trộn bê tông bao gồm nước đưa vào mẻ trộn, băng đưa vào mẻ trộn, nước làm 

ẩm bề mặt cốt liệu, và nước đổ vào phụ gia. Nước đổ thêm vào được đo bằng khối 

lượng hoặc thể tích với độ chính xác 1% tổng lượng nước yêu cầu. Băng đổ thêm vào 

được đo bằng khối lượng. Trong trường hợp dùng máy trộn trên ôtô, nước từ thùng 

trộn được sử dụng cho mẻ bê tông tiếp theo phải được đo lường chính xác; nếu 

không, nước đó sẽ bị loại bỏ trước khi chở mẻ bê tông tiếp theo. Lượng nước tổng 
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cộng (bao gồm cả nước ở trên nếu có) phải được đo với độ chính xác ±3% tổng lượng 

nước yêu cầu. 

8.4 Bột phụ gia được đo theo khối lượng, phụ gia nhão hoặc lỏng được đo theo khối 

lượng hay thể tích. Độ chính xác của phụ gia được cân phải nằm trong khoảng ±3% 

khối lượng yêu cầu. Nếu đo theo thể tích, phải nằm trong khoảng ±3% tổng thể tích 

yêu cầu hoặc trừ và cộng thể tích lượng nước cần cho một bao ximăng, chọn giá trị 

lớn hơn. 

 Chú thích 3 - Nên trộn phụ gia bằng thiết bị cơ học có thể hiệu chỉnh liều lượng. 

9 TRẠM TRỘN THEO MẺ 

9.1 Sử dụng thùng với các ngăn riêng biệt trong trạm trộn theo mẻ với cốt liệu mịn và với 

từng cỡ hạt của cốt liệu thô. Mỗi ngăn của thùng phải được thiết kế và vận hành sao 

cho đổ dễ dàng với độ phân tầng nhỏ nhất vào thùng cân. Phải có biện pháp sao cho 

khi khối lượng vật liệu trong cân thùng cân đã đủ, vật liệu cấp được chặn lại với độ 

chính xác cho phép. Thùng cân phải được cấu tạo sao cho loại bỏ được lượng vật liệu 

tích lũy và có thể đổ ra hết. 

9.2 Thiết bị chỉ thị phải nhìn được dễ dàng và đủ gần để người vận hành có thể đọc được 

chính xác trong khi đổ cốt liệu vào thùng cân. Người vận hành có thể đến gần các thiết 

bị điều khiển một cách dễ dàng. 

9.3 Sử dụng cân với độ chính xác khi cân tải trọng thí nghiệm tĩnh là ±0.4% khả năng của 

cân. 

9.4 Có thể sử dụng cân đòn hay cân đĩa cân để định lượng các thành phần của bê tông, 

cân phải phù hợp với Sổ tay của Cục tiêu chuẩn quốc gia 44, Tiêu chuẩn, Sai số, và 

các chỉ tiêu kỹ thuật khác của thiết bị cân và đo thương mại1, trừ khi có quy định khác. 

Các phương pháp cân (điện, thủy lực, hay dùng quả cân, v.v.) khác cân đòn và cân 

đĩa phải đảm bảo các yêu cầu về sai số khi cân như trên có thể được chấp nhận. 

9.5 Dùng các quả cân kiểm tra tiêu chuẩn thích hợp để kiểm tra độ chính xác của cân. 

Đòn cân, móc cân, và tất cả các bộ phận của cân phải được giữ sạch. Cân đòn phải 

có thiết bị chỉ thị cân bằng có khả năng thể hiện sự thay đổi khi có khối lượng đặt 

trong thùng cân bằng 0.1% khả năng danh định của cân. Kim chỉ phải chỉ được ít nhất 

5% khả năng lớn nhất của dầm cân khi dưới tải và 4% khi quá tải. 

9.6 Thiết bị đong nước phải có khả năng đưa vào mẻ trộn lượng nước yêu cầu với độ 

chính xác theo Mục 8.3. Thiết bị được lắp đặt sao cho việc đo lường nước không bị 

ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất của nước trong đường ống cấp. Trừ khi có 

phương pháp để xác định độ chính xác của lượng nước có trong thùng đong, nếu 

không thùng đong phải có vòi và van để kiểm tra độ chính xác khi đong của thùng. 

 Chú thích 4 - Các giới hạn về độ chính xác của cân của Chứng chỉ trạm trộn bê 

tông trộn sẵn quốc gia đảm bảo các yêu cầu của Tiêu chuẩn M 157. 
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10 MÁY TRỘN VÀ KHUẤY BÊ TÔNG 

10.1 Máy trộn có thể là trạm trộn cố định hoặc là máy trộn đặt trên ôtô. Máy khuấy có thể là 

máy trộn đặt trên ôtô hoặc là máy khuấy đặt trên ôtô. 

10.1.1 Trạm trộn cố định phải gắn tấm kim loại trên đó ghi tốc độ trộn của thùng hoặc của 

cánh trộn, và dung tích lớn nhất theo thể tích của bê tông trộn sẵn. Với máy trộn bê 

tông hoàn chỉnh, trạm trộn cố định phải có thiết bị khống chế thời gian để không cho 

phép trút mẻ trộn ra trước khi kết thúc thời gian trộn. 

10.1.2 Các ôtô đặt máy trộn hoặc máy khuấy phải gắn tấm kim loại trên đó ghi tổng thể tích 

của thùng trộn, dung tích của thùng trộn hoặc khả năng chứa bê tông trộn tính theo 

thể tích, và tốc độ quay lớn nhất, nhỏ nhất của thùng, hoặc cánh trộn. Nếu bê tông 

được trộn tại máy trộn đặt trên ôtô (mô tả ở Mục 11.1.3), hoặc bê tông được trộn một 

phần tại trạm trộn cố định trước khi trộn hoàn thiện tại máy trộn đặt trên ôtô (mô tả ở 

Mục 11.1.2), thể tích bê tông trộn sẵn không được vượt quá 63% tổng thể tích của 

thùng trộn hay thùng chứa. Nếu bê tông trộn tại trạm trộn cố định (mô tả ở Mục 

11.1.1), thể tích của bê tông chứa trên ôtô đặt máy trộn hoặc máy khuấy không được 

vượt quá 80% tổng thể tích của thùng trộn hoặc thùng chứa. Phải có thiết bị xác định 

số vòng quay của thùng, phay trộn của ôtô đặt máy trộn hoặc máy khuấy. 

10.2 Trạm trộn cố định và ôtô đặt máy trộn phải có khả năng phối hợp các thành phần của 

bê tông trong thời gian quy định hoặc theo số vòng quay quy định trong Mục 10.5, máy 

trộn phải trộn hỗn hợp một cách đồng nhất sao cho bê tông được trút ra phải đạt ít 

nhất 5 chỉ tiêu trong 6 chỉ tiêu quy định ở Bảng 5. 

Bảng 5 - Chỉ tiêu về độ đồng nhất của bê tông 

Sự sai khác lớn nhất cho phép trong kết quả thí nghiệm  

của mẫu lấy từ hai vị trí khác nhau của mẻ bê tông 

Khối lượng trên mét khối (khối lượng trên foot khối) xác định ở trạng thái 

bê tông đặc chắc, kg/m3 (lb/ft3) 

16 (1.0) 

Hàm lượng bọt khí, theo % thể tích của bê tông 1.0 

Độ sụt:  

  Nếu độ sụt trung bình là 102 mm (4 inch) hoặc nhỏ hơn, mm (inch) 25 (1.0) 

  Nếu độ sụt trung bình từ 102 mm đến 152 mm (4 đến 6 inch), mm (inch) 38 (1.5) 

Lượng cốt liệu thô, khối lượng cốt liệu còn lại trên sàng Số 4 (4.75-mm), % 6.0 

Khối lượng đơn vị của vữa đặca dựa trên giá trị trung bình của tất cả các 

mẫu thí nghiệm, % 

1.6 

Cường độ chịu nén trung bình của mẫu sau 7 ngàyb, dựa trên cường độ 

trung bình của tất cả các mẫu thí nghiệm, % 

7.5c 

a "Thí nghiệm trên các thành phần của bê tông." Thiết kế 26, Sổ tay Cục cải tạo bê tông, xuất 

bản lần thứ 7. Có ở Văn phòng in ấn của Chính phủ Mỹ, Washington, DC 20402. 

b Chế bị ít nhất 3 mẫu hình trụ và thí nghiệm trên từng mẫu. 

c Chấp nhận sử dụng tạm thời máy trộn trong khi chờ kết quả thí nghiệm xác định cường độ 

chịu nén sau 7 ngày. 
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Chú thích 5 - Phương pháp đưa hỗn hợp vào máy trộn ảnh hưởng lớn đến độ đồng 

nhất của bê tông. 

10.3 Máy khuấy phải có khả năng giữ bê tông trộn sẵn được đồng nhất và độ đồng nhất 

của bê tông được trút ra phải phù hợp với quy định trong Phụ lục A. 

 Thí nghiệm xác định độ sụt của các mẫu đơn lẻ được lấy sau khi trút bê tông 

được 15% và 85% có thể dùng để kiểm tra nhanh độ đồng nhất (Chú thích 6). Hai 

mẫu này được lấy trong khoảng thời gian không quá 15 phút. Nếu độ sụt khác với quy 

định ở Phụ lục A, không được sử dụng máy trộn hoặc khuấy nếu chưa hiệu chỉnh máy 

sao cho hoạt động được chính xác, ngoài quy định ở Mục 10.5. 

 Chú thích 6 - Không nên lấy mẫu khi mẻ bê tông trút ra chưa đến 10% và quá 

90%. Mặc dù rất khó có thể xác định khối lượng thực của bê tông trút ra, mục đích của 

quy định này là lấy mẫu đại diện của các phần bê tông riêng biệt, nhưng không ở thời 

điểm bắt đầu và kết thúc quá trình trút mẻ bê tông. 

10.4 Cho phép sử dụng thiết bị này khi vận hành với thời gian trộn dài hơn, hỗn hợp bê 

tông trộn nhỏ hơn, hoặc kết quả trút đổ bê tông đạt các yêu cầu của Phụ lục A. 

10.5 Máy trộn và khuấy được kiểm tra và cân thường xuyên để xác định sự thay đổi do sự 

tích tụ của bê tông và vữa đông cứng và kiểm tra sự hao mòn của cánh trộn. Nếu 

những thay đổi này là đủ lớn để làm ảnh hưởng đến năng suất của máy trộn, thực 

hiện thí nghiệm chứng minh được mô tả ở Phụ lục A để chỉ ra rằng sự hiệu chỉnh 

lượng thiếu hụt này là cần thiết. 

11 TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN 

11.1 Bê tông trộn sẵn được trộn và vận chuyển tới điểm thiết kế bởi người mua bằng một 

trong các phương pháp trộn dưới đây: 

11.1.1 Bê tông trộn sẵn tại trạm trộn cố định, 

11.1.2 Bê tông được trộn một phần tại trạm trộn cố định trước khi trộn hoàn thiện tại máy trộn 

đặt trên ôtô, và 

11.1.3 Bê tông trộn bằng máy trộn đặt trên ôtô. 

11.2 Máy trộn và khuấy được vận hành trong giới hạn về dung tích và vận tốc quay phụ 

thuộc vào thiết kế của nhà sản xuất thiết bị. 

11.3 Bê tông trộn sẵn tại trạm trộn cố định - Bê tông được trộn hoàn toàn ở trạm trộn cố 

định và vận chuyển tới điểm giao hàng bằng xe ôtô đặt máy khuấy hoặc trộn vận hành 

ở tốc độ khuấy, hoặc trong thiết bị không khuấy nếu được sự đồng ý của người mua 

và đảm bảo các yêu cầu ở Mục 12, phải phù hợp với yêu cầu sau: thời gian trộn được 

tính từ thời điểm vật liệu cứng đã nằm trong thùng trộn. Mẻ trộn sẽ được đổ vào máy 
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trộn sau khi cho một ít nước vào xi măng và cốt liệu, và đổ tất cả nước vào trong 

thùng trộn ở thời điểm một phần tư thời gian trộn quy định. 

11.3.1 Nếu không thực hiện việc kiểm tra sự vận hành của máy trộn, thời gian trộn chấp nhận 

của thùng trộn có công  suất là 0.76 m3 (1 yd3) hoặc nhỏ hơn không nhỏ hơn 1 phút. 

Với thùng trộn có công suất lớn hơn, tăng lên ít nhất là 15 giây cho mỗi yard khối của 

phần công suất tăng thêm. 

 Chú thích 7 - Hỗn hợp HPC - đặc biệt với hỗn hợp có độ sệt cao, có hàm lượng 

vật liệu gắn kết cao, tỷ số nước/ chất kết dính gắn kết thấp, cộng thêm một số phụ gia 

- có thể cần thời gian trộn dài hơn và số vòng quay trong quá trình trộn nhiều hơn. 

11.3.2 Nếu thực hiện kiểm tra sự vận hành của máy trộn trên hỗn hợp bê tông theo những 

quy định nêu dưới đây, và máy trộn được nạp liệu tới công suất định mức, thời gian 

trộn có thể giảm xuống trong trường hợp thông thường phù hợp với công tác trộn định 

nghĩa ở Mục 11.3.3. Thời gian trộn giảm xuống lớn nhất không quá 60 giây với bê 

tông có bọt khí. 

11.3.3 Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ đồng nhất bê tông trộn bằng trạm trộn cố định - Mẫu 

thử bê tông dùng để thí nghiệm được lấy ngay lập tức sau thời gian trộn thiết kế, theo 

một trong các cách sau: 

11.3.3.1 Cách 1 - Máy trộn dừng lại, và mẫu yêu cầu được lấy bằng phương pháp phù 

hợp từ bê tông ở giữa thùng trộn, hoặc 

11.3.3.2 Cách 2 - Khi trút bê tông từ máy trộn, lấy mẫu riêng biệt sau khi trút được 

khoảng 15% và 85% bê tông. Bất kỳ phương pháp lấy mẫu nào được sử dụng, mẫu 

cũng phải đại diện cho các phần bê tông riêng biệt, không lấy ở cuối mẻ trộn (Chú 

thích 6). 

11.3.3.3 Mẫu thử bê tông được thí nghiệm theo Mục 17, và sự sai khác trong các kết quả 

thí nghiệm của 2 mẫu không được vượt quá các giá trị nêu trong Phụ lục A. Thí 

nghiệm để kiểm tra sự vận hành máy trộn phải được thực hiện lại khi mẫu bê tông có 

hàm lượng cốt liệu thô thể hiện rằng quá trình trộn không phù hợp. 

11.4 Bê tông được trộn một phần tại trạm trộn cố định trước khi trộn hoàn thiện tại máy trộn 

đặt trên ôtô - Bê tông được trộn một phần trong trạm trộn cố định, và trộn hoàn toàn 

trong xe tải trộn, phải đảm bảo quy định sau: thời gian trộn một phần là thời gian yêu 

cầu nhỏ nhất để trộn lẫn các thành phần. Sau khi chuyển sang máy trộn trên ôtô, trộn 

với tốc độ trộn thiết kế để đạt được các chỉ tiêu về độ đồng nhất của bê tông theo Phụ 

lục A. Thí nghiệm để kiểm tra sự vận hành máy trộn theo Mục 11.3.3 và 11.3.3.3. Đổi 

chiều quay máy trộn, nếu cần, với tốc độ khuấy thiết kế. 

11.5 Bê tông trộn trong máy trộn đặt trên ôtô - Bê tông được trộn hoàn toàn trong máy trộn 

đặt trên ôtô, từ 70 đến 100 vòng theo tốc độ thiết kế của nhà sản xuất để tạo ra bê 

tông có độ đồng nhất theo quy định ở Phụ lục A. Thí nghiệm độ đồng nhất của bê tông 

thực hiện theo Mục 11.5.1 và nếu các chỉ tiêu về độ đồng nhất của bê tông theo Phụ 

lục A không đạt với số vòng trộn là 100, sau khi đổ các thành phần, kể cả nước vào 

trong thùng trộn, không sử dụng máy trộn nếu chưa hiệu chỉnh máy sao cho hoạt động 
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được chính xác, ngoài quy định ở Mục 10.5. Nếu sự vận hành đảm bảo trong một máy 

trộn đặt trên ôtô, vận hành các máy trộn khác theo trạng thái tương tự. Số vòng quay 

thêm của máy trộn được lấy theo yêu cầu đồng nhất của bê tông với tốc độ khuấy thiết 

kế (Xem Chú thích 7). 

11.5.1 Lấy mẫu dùng cho thí nghiệm xác định độ đồng nhất của bê tông trong máy trộn đặt 

trên ôtô - Mẫu được lấy từ bê tông trút ra với tốc độ vận hành thông thường của máy 

trộn được kiểm tra, mà không làm ảnh hưởng đến quá trình trút bê tông. Lấy khoảng 

0.1 m3 (xấp xỉ 2 ft3) sau khi trút 15% và 85% bê tông (Chú thích 6). Các mẫu lấy trong 

khoảng thời gian không quá 15 phút. Mẫu được lấy và giữ riêng biệt tới thời điểm quy 

định trong mẻ trộn hơn là phối hợp thành mẫu kết hợp. Giữa thời điểm lấy mẫu, nếu 

cần thiết để xác định độ sụt, chuyển hướng quay máy trộn với tốc độ khuấy. Trong 

thời gian lấy mẫu, nơi nhận bê tông sẽ nhận hết lượng bê tông trút từ phễu. Phải đủ 

người để thực hiện thí nghiệm yêu cầu. Tránh phân tầng trong thời gian lấy mẫu. Các 

mẫu được trộn lại với số lần nhỏ nhất để chắc chắn đồng nhất trước khi mẫu được đổ 

vào khuôn để thực hiện thí nghiệm thông thường. 

11.6 Nếu sử dụng máy trộn hoặc máy khuấy đặt trên ôtô để vận chuyển bê tông đã được 

trộn hoàn toàn trong trạm trộn cố định, máy trộn hoặc máy khuấy phải khuấy liên tục 

trong suốt thời gian vận chuyển với tốc độ được thiết kế bởi nhà sản xuất thiết bị ở tốc 

độ khuấy. 

11.7 Nếu sử dụng máy trộn hoặc máy khuấy đặt trên ôtô để trộn hoặc vận chuyển bê tông, 

không cho nước từ ôtô hoặc thiết bị khác vào bê tông sau khi đã đưa nước trộn vào 

mẻ trộn ngoài điều kiện sau, khi tới công trường, độ sụt của bê tông nhỏ hơn quy định. 

Thêm nước để làm cho độ sụt nằm trong giới hạn quy định với vòi phun vào máy trộn 

dưới áp lực và hướng của dòng chảy sao cho các chỉ tiêu về độ đồng nhất phải đảm 

bảo theo Phụ lục A. Thùng trộn hoặc cánh trộn phải quay thêm 30 vòng hay hơn nữa 

nếu cần thiết, ở tốc độ trộn, cho đến khi độ đồng nhất của bê tông nằm trong giới hạn. 

Nước không được thêm vào mẻ trộn sau đó. Trút bê tông hết trong 1ẵ giờ hoặc trước 

khi thùng trộn quay được 300 vòng (chọn giá trị tới trước). Các giới hạn này có thể 

thay đổi bởi người mua nếu bê tông có độ sụt sau 1ẵ giờ và máy đã đạt 300 vòng 

quay và có thể đổ mà không cần thêm nước vào mẻ trộn. Với thời tiết nóng, hoặc dưới 

điều kiện cần làm tăng độ cứng của bê tông, thời gian nhỏ hơn 1ẵ giờ có thể quy định 

bởi người mua. 

11.8 Bê tông vận chuyển trong thời tiết lạnh phải đảm bảo nhiệt độ thấp nhất theo quy định 

ở Bảng 6. 

Bảng 6 - Nhiệt độ thấp nhất của bê tông 

Nhiệt độ 

không khí, oC 

Nhiệt độ bê tông sau khi vận chuyển 

Mặt cắt mỏng và tấm 

chưa hình thành, oC 

Mặt cắt nặng và bê 

tông khối lớn, oC 

-1 đến 7 16 10 

-18 đến -1 18 13 
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Dưới -18 21 16 

oF oF oF 

30 đến 45 60 50 

0 đến 30 65 55 

Dưới 0 70 60 

Nhiệt độ lớn nhất của bê tông được sản xuất bằng cốt liệu rang nóng, nước nóng, 

hoặc cả hai, phải không có thời điểm nào trong suốt thời gian sản xuất và vận chuyển 

vượt quá 32oC (90oF). 

Chú thích 8 - Nếu sử dụng nước nóng, có thể xảy ra quá trình cứng nhanh nếu đổ 

nước nóng trực tiếp vào xi măng. Các thông tin thêm về bê tông trong thời tiết lạnh 

xem trong Tiêu chuẩn ACI 306R. 

11.9 Dùng mọi cách để giữ nhiệt độ bê tông sản xuất trong thời tiết nóng thấp như có thể. 

Trong một số trường hợp, khó có thể thực hiện nếu nhiệt độ của bê tông đạt 32oC 

(90oF). 

 Chú thích 9 - Các thông tin bổ sung xem trong Tiêu chuẩn ACI 306R. 

12 SỬ DỤNG THIẾT BỊ KHÔNG KHUẤY 

12.1 Bê tông trộn sẵn ở trạm trộn cố định có thể vận chuyển bằng thiết bị không khuấy phù 

hợp theo đồng ý của người mua. Các định lượng của bê tông phải được sự đồng ý 

của người mua và theo các giới hạn dưới đây: 

12.2 Thân của thiết bị không khuấy phải trơn, kín nước, có thiết bị chứa bằng sắt với cửa 

cho phép kiểm soát trút ra bê tông. Phải có thiết bị phủ để bảo vệ dưới ảnh hưởng của 

thời tiết nếu người mua yêu cầu. 

12.3 Bê tông được vận chuyển tới công trường phải đồng nhất và sau khi trút ra bê tông 

phải đảm bảo độ đồng nhất phù hợp với mô tả ở Phụ lục A. 

12.4 Thí nghiệm xác định độ sụt với mẫu riêng lẻ lấy sau thời gian trút bê tông 15% và 85% 

có thể dùng để kiểm tra nhanh độ đồng nhất của bê tông (Chú thích 6). Lấy 2 mẫu 

trong thời gian không lớn hơn 15 phút. Nếu độ sụt khác với quy định ở Bảng 5, không 

sử dụng thiết bị không khuấy trừ khi các điều kiện đã phù hợp với Mục 12.5. 

12.5 Nếu các chỉ tiêu ở Phụ lục A không đạt khi thiết bị không khuấy vận hành ở thời gian 

vận chuyển lớn nhất, với bê tông được trộn sẵn với thời gian nhỏ nhất, có thể sử dụng 

thiết bị với thời gian vận chuyển ngắn hơn, hoặc phối hợp các yếu tố trên để bê tông 

đảm bảo các chỉ tiêu như quy định ở Phụ lục A. 

13 KIỂM TRA 

13.1 Phải có phương tiện phù hợp cung cấp cho người kỹ sư để kiểm tra thành phần, quá 

trình sản xuất và vận chuyển bê tông. Nhà sản xuất có trách nhiệm giúp người kiểm 

tra đại diện cho người kỹ sư các phương tiện có thể để lấy mẫu để xác định xem bê 
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tông có phù hợp với chỉ tiêu kiểm tra đó. 

14 KIỂM TRA BÊ TÔNG TƯƠI VÀ LẤY MẪU 

14.1 Nhà thầu hỗ trợ người kỹ sư với những khả năng có thể, để lấy mẫu bê tông tươi ở 

nơi đổ để xác định các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn này. 

14.2 Mẫu bê tông lấy theo T 142, trừ khi lấy mẫu để xác định độ sụt trong mẻ bê tông (Mục 

10.4, Mục 11.3.3, Mục 11.5.1, và Mục 12.4). 

15 ĐỘ SỤT, HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ, VÀ KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH 

15.1 Thí nghiệm xác định độ sụt, hàm lượng bọt khí, và khối lượng thể tích được thực hiện 

nhiều lần tại thời điểm đổ bê tông theo lựa chọn của người kỹ sư để kiểm tra, và luôn 

luôn thực hiện thí nghiệm xác định cường độ mẫu. 

15.2 Độ sụt, hàm lượng bọt khí và khối lượng thể tích đo được nằm ngoài giới hạn quy 

định, thí nghiệm kiểm tra ngay lập tức với các phần khác của mẫu tương tự. Trong 

trường hợp lại thất bại lần thứ hai, bê tông được xem là không đảm bảo các chỉ tiêu 

của tiêu chuẩn này. Khối lượng thể tích là quy định với bê tông cốt liệu nhẹ và là 

khuyến nghị với bê tông thường. 

16 THÔNG TIN VỀ MẺ TRỘN 

16.1 Nhà sản xuất bê tông phải gửi tới người mua tickê của các mẻ trộn bê tông trước khi 

trút bê tông ra ở công trường, tickê được in và đóng dấu hoặc viết tay, với các thông 

tin liên quan đến bê tông như sau: 

16.1.1 Tên trạm trộn bê tông trộn sẵn, 

16.1.2 Số sêri của tickê, 

16.1.3 Ngày, 

16.1.4 Số ôtô, 

16.1.5 Tên người mua, 

16.1.6 Tên công trường (tên và vị trí), 

16.1.7 Bê tông thiết kế theo tiêu chuẩn thi công, 

16.1.8 Khối lượng bê tông theo yard khối (mét khối), 

16.1.9 Thời gian chở hay thời gian trộn ban đầu của xi măng và cốt liệu, và 

16.1.10 Nước thêm bởi người nhận và chữ ký của người nhận . 
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16.2 Thông tin bổ sung với mục đích chứng nhận là bê tông được thiết kế bởi người mua 

và theo quy định của tiêu chuẩn thi công; như các thông tin sau: 

16.2.1 Số vòng quay khi cho nước lần đầu tiên; 

16.2.2 Loại, nhãn hiệu, và khối lượng xi măng; 

16.2.3 Loại, nhãn hiệu, và khối lượng phụ gia; 

16.2.4 Thông tin cần thiết để tính toán tổng lượng nước trộn thêm vào bởi người mua. Tổng 

lượng thêm vào bao gồm nước cốt liệu, nước và băng mẻ trộn ở trạm trộn, và nước 

thêm vào bởi người vận hành xe ôtô từ thùng trộn; 

16.2.5 Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất; 

16.2.6 Khối lượng cốt liệu mịn và khô; 

16.2.7 Chứng nhận các thành phần đã được chấp thuận trước đó; và 

16.2.8 Chữ ký hoặc chữ viết tắt của người đại diện trạm bê tông trộn sẵn. 

17 PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ THÍ NGHIỆM 

17.1 Thí nghiệm bê tông trộn sẵn theo các phương pháp dưới đây: 

17.1.1 Mẫu thí nghiệm nén - T23, với độ ẩm tiêu chuẩn theo Mục 9.1, và Mục 9.2 của T 23. 

17.1.2 Thí nghiệm nén - T 22. 

17.1.3 Khối lượng trên foot khối - T 121 hoặc ASTM C 567. 

17.1.4 Hàm lượng bọt khí - T 121, T 196 hoặc T 152. 

17.1.5 Độ sụt - T 119. 

17.1.6 Lấy mẫu bê tông tươi - T 142. 

17.2 Thí nghiệm xác định sự vận hành máy trộn bê tông được thực hiện bởi công ty hoặc, 

công ty được chấp nhận, bởi phòng thí nghiệm đạt các yêu cầu của ASTM E 329. 

PHỤ LỤC A 

(Thông tin thêm) 

A1 CÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG 

A1.1 Sự sai khác trong một mẻ trộn như quy định ở Bảng 5 được xác định với các tính chất 

khác nhau giữa giá trị cao nhất và thấp nhất lấy từ các phần khác nhau của cùng mẻ 

trộn. Với tiêu chuẩn này, so sánh giữa 2 mẫu, đại diện cho phần đầu và phần cuối của 

mẻ trộn được thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm phù hợp 5 trong 6 thí nghiệm liệt kê 

trong Bảng 5 thì bê tông đảm bảo độ đồng nhất trong giới hạn của tiêu chuẩn. 

Formatted: Portuguese (Brazil)

Formatted: Heading 1,  No bullets or numbering, Border:
Top: (No border)

Formatted: Heading 2,  No bullets or numbering

Formatted: German (Germany)

Formatted: Space Before:  12 pt, After:  12 pt, Line spacing:
 Exactly 15 pt

Formatted: Style heading1,  No bullets or numbering,
Border: Top: (No border)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Style heading2,  No bullets or numbering



AASHTO M 157-06  FINAL DRAFTTCVN xxxx:xx 

 

1/13 

AASHTO-ASTM M 157-06  M 157-117 

Formatted: Font: .VnTime

Formatted: Font: Arial

Formatted: Right:  0"

Formatted: Font: Arial

Formatted: Centered, Position: Horizontal: Left, Relative to:
Column, Vertical: In line, Relative to: Margin, Width: Auto,
Wrap Around

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Formatted: Border: Top: (No border)

Field Code Changed

Formatted: Check spelling and grammar

Field Code Changed

Formatted: Font: Arial

A1.2 Lượng cốt liệu thô, sử dụng phương pháp rửa, được tính toán theo quan hệ sau: 

 P = (c/b) x 100    (1) 

 trong đó: 

 P = phần trăm khối lượng cốt liệu thô trong bê tông; 

 c = khối lượng sấy khô - bão hòa bề mặt của cốt liệu trên sàng Số 4 (4.75-

mm), kg (lb); và b  = khối lượng mẫu bê tông tươi trong hộp chứa khối lượng đơn vị, 

kg (lb). 

A1.3 Khối lượng đơn vị của vữa đặc được tính toán theo công thức sau: 

A1.3.1 Đơn vị inch-pound 

 

100 62.4

b c
M

VxA c
V

Gx




 
  
 

   (2) 

A1.4 Đơn vị mét: 

 

100 1000

b c
M

VxA c
V

G




 
  
 

   (3) 

trong  đó: 

 M = khối lượng đơn vị của vữa đặc, kg/m3 (lb/ft3); 

 b = khối lượng của mẫu bê tông trong hộp chứa khối lượng đơn vị, kg (lb); 

 c = khối lượng sấy khô - bão hòa bề mặt của cốt liệu trên sàng Số 4 (4.75-

mm), kg (lb); và 

 V = Thể tích của hộp chứa khối lượng đơn vị, m3 (ft3); 

 A = Hàm lượng bọt khí của bê tông, %, xác định theo Mục 18.1.4 với mẫu 

được thí nghiệm; và 

 G = Tỷ trọng của cốt liệu thô (SSD).  

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

 

Bê tông trộn sẵn 
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1.PHẠM VI 

 

1.1.Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu liên quan đến công tác sản xuất và 

vận chuyển bê tông trộn sẵn tới người mua trong trạng thái vừa mới trộn và chưa đông 

cứng. Các yêu cầu về chất lượng của bê tông dựa theo quy định của tiêu chuẩn này 

hay theo quy định của người mua. Trong trường hợp các quy định của người mua khác 

với quy định trong tiêu chuẩn này, lấy theo quy định của người mua. Tiêu chuẩn này 

không quy định các yêu cầu về công tác đổ, đầm, bảo dưỡng hay bảo vệ bê tông sau 

khi đã vận chuyển bê tông đến người mua. 

 

1.2.Các giá trị có đơn vị SI dùng trong tiêu chuẩn này là đơn vị tiêu chuẩn. Các giá trị 

trong ngoặc chỉ mang tính tham khảo. 

 

1.3.Trong tiêu chuẩn này, nhà sản xuất là nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, hay 

là nhà sản xuất bê tông trộn sẵn. Người mua là công ty và đại diện thiết kế của công 

ty đó. Người kỹ sư là người thể hiện ý tưởng của đại diện thiết kế của công ty. 

 

2.Tài liệu tham khảo 

  

2.1.Tiêu chuẩn AASHTO: 

M 6, Cốt liệu mịn dùng trong bê tông xi măng pooclăng 

M 80, Cốt liệu thô dùng trong bê tông xi măng pooclăng 

M 85, Xi măng pooclăng 

M 154, Phụ gia tạo bọt khí dùng trong bê tông 

M 194, Phụ gia hóa học dùng trong bê tông 

M 195, Cốt liệu nhẹ dùng trong kết cấu bê tông 

M 240, Hỗn hợp xi măng thủy hóa 

M 295, Sử dụng tro bay và puzơlan tự nhiên hoặc nung làm phụ gia khoáng trong bê 

tông 

M 302, Xỉ lò cao kết hạt nghiền dùng trong vữa và bê tông 

M 307, Sử dụng silicát fume làm vật liệu gắn kết 

T 22, Cường độ chịu nén của mẫu bê tông hình trụ 
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T 23, Chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử bê tông tại hiện trường 

T 26, Chất lượng nước dùng trong bê tông 

T 71, ảnh hưởng của tạp chất hữu cơ trong cốt liệu mịn đến cường độ của vữa 

T 119, Độ sụt của bê tông xi măng thủy hóa 

T 121, Khối lượng thể tích (trọng lượng đơn vị), sản lượng và hàm lượng bọt khí (trọng 

lượng) của bê tông 

T 141, Lấy mẫu bê tông tươi trộn sẵn 

T 152, Xác định hàm lượng bọt khí của bê tông tươi trộn sẵn bằng phương pháp nén 

ép 

T 196, Xác định hàm lượng bọt khí của bê tông tươi trộn sẵn bằng phương pháp thể 

tích 
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2.2.Tiêu chuẩn ASTM: 

C 567, Phương pháp thí nghiệm xác định khối lượng đơn vị của kết cấu bê tông nhẹ 

C 1157, Hỗn hợp xi măng thủy hóa 

 

2.3.Tiêu chuẩn viện bê tông Mỹ: 

211.1, Tiêu chuẩn thực hành lựa chọn các thành phần của bê tông thường, bêtông 

nặng và bê tông khối lớn 

211.2, Tiêu chuẩn thực hành lựa chọn các thành phần của kết cấu bê tông nhẹ 

305R, Đổ bê tông trong điều kiện thời tiết nóng 

306R, Đổ bê tông trong điều kiện thời tiết lạnh 

 

3.định nghĩa 

 

3.1.Theo tiêu chuẩn này, bê tông trộn sẵn là bê tông xi măng thủy hóa được sản xuất và 

vận chuyển tới người mua trong trạng thái dẻo, với công tác vận chuyển tuân theo quy 

định của tiêu chuẩn này. 

 

3.2.Thể tích của bê tông tươi và chưa đông cứng trong mẻ trộn được xác định bằng 

cách chia tổng khối lượng mẻ trộn cho khối lượng thực trên một foot khối bê tông. Tổng 

khối lượng mẻ trộn là tổng khối lượng của tất cả các vật liệu, gồm cả nước, được đưa vào 

mẻ trộn hoặc là khối lượng thực của bê tông trong mẻ trộn được chuyển đi. Khối lượng 

trên một foot khối bê tông được xác định theo Tiêu chuẩn T 121, là giá trị trung bình 

của ít nhất 3 lần đong, dựa trên các mẫu khác nhau đựng trong xô chứa 14 lít (½ ft3). 

Các mẫu phải lấy ở giữa khối bê tông của ba xe ôtô chở bê tông khác nhau bằng phương 

pháp quy định trong Tiêu chuẩn T 142. 

 

Ghi chúChú thích 1 - Nên hiểu rằng thể tích của bê tông đông cứng có thể có giá 

trị nhỏ hơn do sử dụng lãng phí, do đổ bê tông tràn, đào quá, đổ quá, do mất bọt 

khí, hay do lún của hỗn hợp ướt. 

 

4.Vật liệu 

 

4.1.Dự trữ và cung cấp phương tiện thuận lợi cho người kỹ sư tại trạm trộn theo mẻ để 

cho phép lấy mẫu, thí nghiệm và kiểm soát vật liệu một cách chính xác trước và 

trong khi sử dụng. áp dụng các yêu cầu sau: 
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4.1.1.Xi măng – Với xi măng thủy hóa lấy theo Tiêu chuẩn M 85, với xi măng thủy hóa hỗn 

hợp lấy theo Tiêu chuẩn M 240 hoặc Tiêu chuẩn ASTM C 1157. Người kỹ sư sẽ quy 

định loại xi măng sử dụng. Nếu không quy định, áp dụng các chỉ tiêu của xi măng 

quy định Loại 1 trong Tiêu chuẩn M 85. Các xi măng loại khác để sản xuất bê tông có 

các tính chất khác nhau không nên dùng để thay thế. Xi măng lấy từ các nguồn khác 

nhau không được dùng để thay thế nếu không được sự đồng ý của người kỹ sư. 

 

4.1.2.Các vật liệu gắn kết khác - Các vật liệu gắn kết khác xi măng phải đảm bảo các 

yêu cầu của các tiêu chuẩn dưới đây trừ khi người mua có quy định khác: 

Tro bay - Tiêu chuẩn M 295 

Xỉ lò cao kết hạt nghiền - Tiêu chuẩn M 302 

Silica Fume - Tiêu chuẩn M 307 

 

4.1.3.Cốt liệu - Cốt liệu thô lấy theo Tiêu chuẩn M 80. Cốt liệu mịn lấy theo Tiêu 

chuẩn M 6. Cốt liệu nhẹ lấy theo Tiêu chuẩn M 195. 

 

4.1.4.Nước - Nước phải sạch và không chứa dầu, axít, kiềm, chất hữu cơ hoặc các chất 

độc hại khác. Không dùng nước muối hay nước lợ. Nước được thí nghiệm theo Tiêu chuẩn T 

26. Nước có vấn đề về chất lượng phải đảm bảo các chỉ tiêu quy định ở Bảng 1 và 

Bảng 2 hoặc theo quy định của người mua. 

 

Bảng 1 - Chỉ tiêu chấp nhận được đối với nguồn nước có vấn đề về chất lượng 

 Các giới 

hạn 

Phương pháp 

thí nghiệm 

Cường độ chịu nén sau 7 ngày, 

min, % so với mẫu kiểm tra 

90 T 106 a 

Thời gian đông kết, sai lệch so với 

mẫu kiểm tra 

Từ 1:00 

đến 

1:30 

T 131a 

a So sánh mẫu sử dụng nước thí nghiệm với mẫu kiểm tra sử dụng nước hoặc nước 

chưng cất có cùng các thành phần định lượng, và cùng thể tích nước sử dụng. 
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 Các giới 

hạn 

Phương pháp 

thí nghiệm 

Các chỉ tiêu hóa học, nồng độ lớn 

nhất 

 T 106 a 

Clo dạng Cl|-1|, tính theo % khối 

lượng xi măng khi thêm vào lượng Cl|-1| 

đã có trong các thành phần khác của 

hỗn hợp bê tông không vượt quá các 

giới hạn sau: 

 T 131a 

   1. Bê tông ứng suất trước 0.06 % T 260 

    2. Bê tông cốt thép thông thường 

trong môi trường ẩm và có clo 

0.10 %  

    3. Bê tông cốt thép thông thường 

trong môi trường ẩm và không có clo 

0.15 %  

    4. Xây dựng nhà trên mặt đất 

nơi bê tông có thể không khô 

Không 

giới hạn 

về độ 

ăn mòn 

 

Sulfate dạng SO4, ppma 3000 ASTM D 516 

Kiềm dạng (Na2O + 0.658 K2O), 

ppm 

600 ASTM D 4191, 

D 4192 

Tổng các chất rắn, ppm 50000 T 26 

a Nước dùng để trộn bê tông có thể cho phép vượt quá chỉ tiêu về nồng độ sulfat nếu 

có thể chỉ ra rằng nồng độ sulfat tính toán trong tổng lượng nước trộn, bao gồm nước 

trộn cốt liệu và nguồn khác, không vượt quá giới hạn đã quy định. 

 

4.1.4.1.Có thể sử dụng nước máy để trộn nếu người mua đồng ý. Trong trường hợp cho 

phép sử dụng nước đó, nhà sản xuất phải cung cấp số liệu hoặc bằng chứng phù hợp 

về sự ảnh hưởng không có hại nếu sử dụng cốt liệu có phản ứng là chính. Không tiếp 

tục sử dụng nước đó nếu có phản ứng không mong muốn của nước với phụ gia hoặc cốt 

liệu. 
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4.1.5.Phụ gia - Nếu sử dụng bê tông có bọt khí và dùng phụ gia để giữ hàm lượng bọt khí mong muốn, phụ gia phải đảm bảo çc chỉ tiêu của Tiêu chuẩn M 154. Nếu sử dụng phụ gia với mục đích kḩc, phụ gia phải đảm bảo çc chỉ tiêu của Tiêu chuẩn M 194. 
5.chất lượng bê tông 

 

5.1.Thiết kế hỗn hợp theo quy định của người kỹ sư, theo quy định của người kỹ sư 

của nhà thầu, hoặc dựa theo tiêu chuẩn. Nếu theo quy định của người kỹ sư, phải 

bao gồm các yếu tố sau: 

 

5.1.1.Hàm lượng chất kết dính trong bê tông tính theo đơn vị kg/m3 (lb/yd3), hoặc 

đơn vị tương đương; 

 

5.1.2.Cỡ hạt thiết kế, hay các cỡ hạt thiết kế, và giá trị theo khối lượng của cốt liệu; 

 

5.1.3.Tỷ số nước/chất kết dính lớn nhất gồm nước làm ẩm bề mặt và nước trong phụ 

gia, nhưng không gồm nước bị hút vào trong cốt liệu; 

 

5.1.4.Độ sệt mong muốn tại thời điểm vận chuyển (Mục 6.1.1 với sai số cho phép); 

 

5.1.5.Hàm lượng bọt khí của bê tông khi dùng xi măng tạo bọt khí hoặc phụ gia tạo bọt 

khí. Hàm lượng bọt khí được xác định dựa trên mẫu lấy tại nơi đổ bê tông.  

 

5.2.Nếu thiết kế hỗn hợp theo quy định của nhà thầu dưới sự đồng ý của người kỹ sư, 

hỗn hợp thiết kế phải nằm trong các giới hạn quy định về: 

 

5.2.1.Hàm lượng xi măng lớn nhất, 

 

5.2.2.Hàm lượng nước lớn nhất, 

 

5.2.3.Khoảng hàm lượng bọt khí, 

 

5.2.4.Khoảng độ sệt, và 

 

5.2.5.Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất. 

 

5.3.Nếu thiết kế hỗn hợp dựa trên tiêu chuẩn, người kỹ sư phải quy định độ tươi và độ 
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6.sai số về độ sụt 

 

6.1.Trừ các sai số khác nêu trong tiêu chuẩn của dự án, áp dụng theo các quy định sau: 

 

6.1.1.Nếu tiêu chuẩn dự án về độ sụt ghi là giá trị "lớn nhất" hay "không vượt quá", xem 

Bảng 3. Lựa chọn này được sử dụng chỉ khi lượng nước được cho phép thêm vào bê tông 

không làm tăng tỷ số nước/ximăng lớn hơn giá trị cho phép bởi tiêu chuẩn. 

 

Bảng 3 - Độ sụt yêu cầu 

 Nếu độ sụt bằng  

76 mm (3 inch) 

hay nhỏ hơn 

Nếu độ sụt 

lớn hơn 76 

mm (3 inch) 

Sai 

số 

dương 

0 0 

Sai 

số 

âm 

38 mm (1½ inch) 63 mm (2½ 

inch) 

 

6.1.2.Khi tiêu chuẩn của dự án yêu cầu về độ sụt không ghi là giá trị "lớn nhất" hay 

"không vượt quá", xem Bảng 4. 
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Bảng 4 - Sai số của độ sụt danh định 

Với độ sụt quy định bằng Sai số 

51 mm (2 inch) và nhỏ hơn 13 mm (±½ 

inch) 

Từ 51 mm đến 102 mm (2 

đến 4 inch) 

38 mm (±1 

inch) 

Lớn hơn 102 mm (4 inch) 38 mm 

(±1½ inch) 

 

7.bê tông có bọt khí 

 

7.1.Người mua quy định hoặc chấp thuận hàm lượng bọt khí thiết kế trong bê tông. 

 

7.2.Hàm lượng bọt khí trong bê tông có bọt khí được xác định từ mẫu lấy từ thiết bị 

vận chuyển tại thời điểm đổ bê tông phải nằm trong sai số do người mua quy định. 

Nếu không thực hiện thí nghiệm tại thời điểm đó, so sánh các giá trị đo tại thời điểm 

đổ bê tông với thời điểm thực hiện thí nghiệm gần nhất. 

 

8.cân đong vật liệu 

 

8.1.Trừ quy định khác được phép, nếu không thì xi măng được cân theo khối lượng. 

Nếu sử dụng tro bay hoặc vật liệu gắn kết khác trong hỗn hợp thiết kế, chúng có 

thể được cân tích lũy cùng với xi măng. Xi măng và vật liệu gắn kết khác được cân trên 

cân và để trong thùng cân, được để riêng biệt và tách rời với các thùng cân dùng để 

cân vật liệu khác. Xi măng được cân trước các vật liệu gắn kết khác. Nếu khối lượng xi 

măng vượt quá 30% khả năng của cân, khối lượng xi măng, và khối lượng xi măng cộng với 

vật liệu gắn kết khác phải nằm trong khoảng ±1% trọng lượng yêu cầu cho mẻ trộn nhỏ 

(nhỏ nhất là 1m3 (1 yd3)), trọng lượng của xi măng, và  trọng lượng xi măng cộng với vật 

liệu gắn kết khác không nhỏ hơn lượng yêu cầu và không vượt quá 4%. Dưới hoàn cảnh 

đặc biệt, được sự đồng ý của người mua, xi măng được đo bằng bao có khối lượng tiêu 

chuẩn (Ghi chúChú thích 2). Không sử dụng một phần xi măng của bao trừ khi nó 

được cân. 
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Ghi chúChú thích 2 - ở Mỹ, khối lượng bao xi măng tiêu chuẩn là 42.6 kg (94 lb) ±3%. 

 

8.2.Cốt liệu được đo lường theo khối lượng. Khối lượng mẻ trộn được xác định dựa trên vật 

liệu khô và bằng khối lượng lượng vật liệu khô yêu cầu cộng với khối lượng hơi ẩm (cả bị 

hút và độ ẩm bề mặt) trong cốt liệu. Khối lượng cốt liệu sử dụng trong bất kỳ mẻ trộn 

bê tông nào được xác định bởi cân phải nằm trong khoảng ±2% khối lượng yêu cầu khi 

cân trong mẻ cân riêng biệt. Trong mẻ cân cốt liệu tích lũy, khối lượng tích lũy khi cân 

không vượt quá 30% khả năng của cân. Với khối lượng tích lũy nhỏ hơn 30% khả năng 

của cân, sai số là ±0.3%khả năng của cân hoặc ±3% khối lượng tích lũy yêu cầu 

(chọn giá trị nhỏ hơn). 

 

8.3.Nước trộn bê tông bao gồm nước đưa vào mẻ trộn, băng đưa vào mẻ trộn, nước làm ẩm 

bề mặt cốt liệu, và nước đổ vào phụ gia. Nước đổ thêm vào được đo bằng khối lượng 

hoặc thể tích với độ chính xác 1% tổng lượng nước yêu cầu. Băng đổ thêm vào được 

đo bằng khối lượng. Trong trường hợp dùng máy trộn trên ôtô, nước từ thùng trộn được sử 

dụng cho mẻ bê tông tiếp theo phải được đo lường chính xác; nếu không, nước đó sẽ bị 

loại bỏ trước khi chở mẻ bê tông tiếp theo. Lượng nước tổng cộng (bao gồm cả nước ở trên 

nếu có) phải được đo với độ chính xác ±3% tổng lượng nước yêu cầu. 

 

8.4.Bột phụ gia được đo theo khối lượng, phụ gia nhão hoặc lỏng được đo theo khối lượng 

hay thể tích. Độ chính xác của phụ gia được cân phải nằm trong khoảng ±3% khối 

lượng yêu cầu. Nếu đo theo thể tích, phải nằm trong khoảng ±3% tổng thể tích yêu 

cầu hoặc trừ và cộng thể tích lượng nước cần cho một bao ximăng, chọn giá trị lớn 

hơn. 

 

Ghi chúChú thích 3 - Nên trộn phụ gia bằng thiết bị cơ học có thể hiệu chỉnh liều 

lượng. 

 

9.trạm trộn theo mẻ 

 

9.1.Sử dụng thùng với các ngăn riêng biệt trong trạm trộn theo mẻ với cốt liệu mịn và với 

từng cỡ hạt của cốt liệu thô. Mỗi ngăn của thùng phải được thiết kế và vận hành sao cho 

đổ dễ dàng với độ phân tầng nhỏ nhất vào thùng cân. Phải có biện pháp sao cho khi 

khối lượng vật liệu trong cân thùng cân đã đủ, vật liệu cấp được chặn lại với độ chính 

xác cho phép. Thùng cân phải được cấu tạo sao cho loại bỏ được lượng vật liệu tích lũy 

và có thể đổ ra hết. 

 

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Note1,  No bullets or numbering, Border: Top:
(No border)

Formatted: Note1

Formatted: Note1,  No bullets or numbering

Formatted: Bullets and Numbering



AASHTO M 157-06  FINAL DRAFTTCVN xxxx:xx 

 

1/13 

AASHTO-ASTM M 157-06  M 157-127 

Formatted: Font: .VnTime

Formatted: Font: Arial

Formatted: Right:  0"

Formatted: Font: Arial

Formatted: Centered, Position: Horizontal: Left, Relative to:
Column, Vertical: In line, Relative to: Margin, Width: Auto,
Wrap Around

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Formatted: Border: Top: (No border)

Field Code Changed

Formatted: Check spelling and grammar

Field Code Changed

Formatted: Font: Arial

9.2.Thiết bị chỉ thị phải nhìn được dễ dàng và đủ gần để người vận hành có thể 

đọc được chính xác trong khi đổ cốt liệu vào thùng cân. Người vận hành có thể đến 

gần các thiết bị điều khiển một cách dễ dàng. 

 

9.3.Sử dụng cân với độ chính xác khi cân tải trọng thí nghiệm tĩnh là ±0.4% khả 

năng của cân. 

 

9.4.Có thể sử dụng cân đòn hay cân đĩa cân để định lượng các thành phần của bê 

tông, cân phải phù hợp với Sổ tay của Cục tiêu chuẩn quốc gia 44, Tiêu chuẩn, Sai số, 

và các chỉ tiêu kỹ thuật khác của thiết bị cân và đo thương mại2, trừ khi có quy định 

khác. Các phương pháp cân (điện, thủy lực, hay dùng quả cân, v.v.) khác cân đòn và 

cân đĩa phải đảm bảo các yêu cầu về sai số khi cân như trên có thể được chấp nhận. 

 

9.5.Dùng các quả cân kiểm tra tiêu chuẩn thích hợp để kiểm tra độ chính xác của 

cân. Đòn cân, móc cân, và tất cả các bộ phận của cân phải được giữ sạch. Cân đòn 

phải có thiết bị chỉ thị cân bằng có khả năng thể hiện sự thay đổi khi có khối lượng 

đặt trong thùng cân bằng 0.1% khả năng danh định của cân. Kim chỉ phải chỉ được 

ít nhất 5% khả năng lớn nhất của dầm cân khi dưới tải và 4% khi quá tải. 

 

9.6.Thiết bị đong nước phải có khả năng đưa vào mẻ trộn lượng nước yêu cầu với độ 

chính xác theo Mục 8.3. Thiết bị được lắp đặt sao cho việc đo lường nước không bị 

ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất của nước trong đường ống cấp. Trừ khi có phương 

pháp để xác định độ chính xác của lượng nước có trong thùng đong, nếu không thùng 

đong phải có vòi và van để kiểm tra độ chính xác khi đong của thùng. 

 

Ghi chúChú thích 4 - Các giới hạn về độ chính xác của cân của Chứng chỉ trạm trộn 

bê tông trộn sẵn quốc gia đảm bảo các yêu cầu của Tiêu chuẩn M 157. 

 

10.Máy trộn và khuấy bê tông 

 

10.1.Máy trộn có thể là trạm trộn cố định hoặc là máy trộn đặt trên ôtô. Máy khuấy có 

thể là máy trộn đặt trên ôtô hoặc là máy khuấy đặt trên ôtô. 

 

10.1.1.Trạm trộn cố định phải gắn tấm kim loại trên đó ghi tốc độ trộn của thùng hoặc 

của cánh trộn, và dung tích lớn nhất theo thể tích của bê tông trộn sẵn. Với máy trộn 

bê tông hoàn chỉnh, trạm trộn cố định phải có thiết bị khống chế thời gian để 
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không cho phép trút mẻ trộn ra trước khi kết thúc thời gian trộn. 

 

10.1.2.Các ôtô đặt máy trộn hoặc máy khuấy phải gắn tấm kim loại trên đó ghi tổng 

thể tích của thùng trộn, dung tích của thùng trộn hoặc khả năng chứa bê tông trộn 

tính theo thể tích, và tốc độ quay lớn nhất, nhỏ nhất của thùng, hoặc cánh trộn. Nếu 

bê tông được trộn tại máy trộn đặt trên ôtô (mô tả ở Mục 11.1.3), hoặc bê tông được trộn 

một phần tại trạm trộn cố định trước khi trộn hoàn thiện tại máy trộn đặt trên ôtô (mô tả 

ở Mục 11.1.2), thể tích bê tông trộn sẵn không được vượt quá 63% tổng thể tích của 

thùng trộn hay thùng chứa. Nếu bê tông trộn tại trạm trộn cố định (mô tả ở Mục 11.1.1), 

thể tích của bê tông chứa trên ôtô đặt máy trộn hoặc máy khuấy không được vượt quá 

80% tổng thể tích của thùng trộn hoặc thùng chứa. Phải có thiết bị xác định số 

vòng quay của thùng, phay trộn của ôtô đặt máy trộn hoặc máy khuấy. 

 

10.2.Trạm trộn cố định và ôtô đặt máy trộn phải có khả năng phối hợp các thành phần 

của bê tông trong thời gian quy định hoặc theo số vòng quay quy định trong Mục 

10.5, máy trộn phải trộn hỗn hợp một cách đồng nhất sao cho bê tông được trút ra phải 

đạt ít nhất 5 chỉ tiêu trong 6 chỉ tiêu quy định ở Bảng 5. 

 

Bảng 5 - Chỉ tiêu về độ đồng nhất của bê tông 

Sự sai khác lớn nhất cho phép trong kết quả thí nghiệm  

của mẫu lấy từ hai vị trí khác nhau của mẻ bê tông 

Khối lượng trên mét khối (khối lượng trên foot khối) xác định ở 

trạng thái bê tông đặc chắc, kg/m3 (lb/ft3) 

16 

(1.0) 

Hàm lượng bọt khí, theo % thể tích của bê tông 1.0 

Độ sụt:  

  Nếu độ sụt trung bình là 102 mm (4 inch) hoặc nhỏ hơn, 

mm (inch) 

25 

(1.0) 

  Nếu độ sụt trung bình từ 102 mm đến 152 mm (4 đến 6 

inch), mm (inch) 

38 

(1.5) 

Lượng cốt liệu thô, khối lượng cốt liệu còn lại trên sàng Số 4 

(4.75-mm), % 

6.0 

Khối lượng đơn vị của vữa đặca dựa trên giá trị trung bình 

của tất cả các mẫu thí nghiệm, % 

1.6 
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Cường độ chịu nén trung bình của mẫu sau 7 ngàyb, dựa trên 

cường độ trung bình của tất cả các mẫu thí nghiệm, % 

7.5c 

a "Thí nghiệm trên các thành phần của bê tông." Thiết kế 26, Sổ tay Cục cải tạo bê 

tông, xuất bản lần thứ 7. Có ở Văn phòng in ấn của Chính phủ Mỹ, Washington, DC 

20402. 

b Chế bị ít nhất 3 mẫu hình trụ và thí nghiệm trên từng mẫu. 

c Chấp nhận sử dụng tạm thời máy trộn trong khi chờ kết quả thí nghiệm xác định 

cường độ chịu nén sau 7 ngày. 

 

Ghi chúChú thích 5 - Phương pháp đưa hỗn hợp vào máy trộn ảnh hưởng lớn đến độ 

đồng nhất của bê tông. 

 

10.3.Máy khuấy phải có khả năng giữ bê tông trộn sẵn được đồng nhất và độ đồng 

nhất của bê tông được trút ra phải phù hợp với quy định trong Phụ lục A. 

 

10.4.Thí nghiệm xác định độ sụt của các mẫu đơn lẻ được lấy sau khi trút bê tông được 

15% và 85% có thể dùng để kiểm tra nhanh độ đồng nhất (Ghi chúChú thích 6). 

Hai mẫu này được lấy trong khoảng thời gian không quá 15 phút. Nếu độ sụt khác với 

quy định ở Phụ lục A, không được sử dụng máy trộn hoặc khuấy nếu chưa hiệu 

chỉnh máy sao cho hoạt động được chính xác, ngoài quy định ở Mục 10.5. 

 

Ghi chúChú thích 6 - Không nên lấy mẫu khi mẻ bê tông trút ra chưa đến 10% và quá 

90%. Mặc dù rất khó có thể xác định khối lượng thực của bê tông trút ra, mục đích 

của quy định này là lấy mẫu đại diện của các phần bê tông riêng biệt, nhưng không ở 

thời điểm bắt đầu và kết thúc quá trình trút mẻ bê tông. 

 

10.5.Cho phép sử dụng thiết bị này khi vận hành với thời gian trộn dài hơn, hỗn hợp bê 

tông trộn nhỏ hơn, hoặc kết quả trút đổ bê tông đạt các yêu cầu của Phụ lục A. 

 

10.6.Máy trộn và khuấy được kiểm tra và cân thường xuyên để xác định sự thay đổi 

do sự tích tụ của bê tông và vữa đông cứng và kiểm tra sự hao mòn của cánh trộn. 

Nếu những thay đổi này là đủ lớn để làm ảnh hưởng đến năng suất của máy trộn, 

thực hiện thí nghiệm chứng minh được mô tả ở Phụ lục A để chỉ ra rằng sự hiệu 

chỉnh lượng thiếu hụt này là cần thiết. 
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11.trộn và vận chuyển 

 

11.1.Bê tông trộn sẵn được trộn và vận chuyển tới điểm thiết kế bởi người mua bằng 

một trong các phương pháp trộn dưới đây: 

 

11.1.1.Bê tông trộn sẵn tại trạm trộn cố định, 

 

11.1.2.Bê tông được trộn một phần tại trạm trộn cố định trước khi trộn hoàn thiện tại máy 

trộn đặt trên ôtô, và 

 

11.1.3.Bê tông trộn bằng máy trộn đặt trên ôtô. 

 

11.2.Máy trộn và khuấy được vận hành trong giới hạn về dung tích và vận tốc quay phụ 

thuộc vào thiết kế của nhà sản xuất thiết bị. 

 

11.3.Bê tông trộn sẵn tại trạm trộn cố định - Bê tông được trộn hoàn toàn ở trạm trộn cố 

định và vận chuyển tới điểm giao hàng bằng xe ôtô đặt máy khuấy hoặc trộn vận 

hành ở tốc độ khuấy, hoặc trong thiết bị không khuấy nếu được sự đồng ý của người 

mua và đảm bảo các yêu cầu ở Mục 12, phải phù hợp với yêu cầu sau: thời gian trộn 

được tính từ thời điểm vật liệu cứng đã nằm trong thùng trộn. Mẻ trộn sẽ được đổ vào 

máy trộn sau khi cho một ít nước vào xi măng và cốt liệu, và đổ tất cả nước vào trong 

thùng trộn ở thời điểm một phần tư thời gian trộn quy định. 

 

11.3.1.Nếu không thực hiện việc kiểm tra sự vận hành của máy trộn, thời gian trộn 

chấp nhận của thùng trộn có công  suất là 0.76 m3 (1 yd3) hoặc nhỏ hơn không nhỏ 

hơn 1 phút. Với thùng trộn có công suất lớn hơn, tăng lên ít nhất là 15 giây cho mỗi yard 

khối của phần công suất tăng thêm. 

 

Ghi chúChú thích 7 - Hỗn hợp HPC - đặc biệt với hỗn hợp có độ sệt cao, có hàm 

lượng vật liệu gắn kết cao, tỷ số nước/ chất kết dính gắn kết thấp, cộng thêm một số 

phụ gia - có thể cần thời gian trộn dài hơn và số vòng quay trong quá trình trộn nhiều 

hơn. 

 

11.3.2.Nếu thực hiện kiểm tra sự vận hành của máy trộn trên hỗn hợp bê tông theo 

những quy định nêu dưới đây, và máy trộn được nạp liệu tới công suất định mức, thời 

gian trộn có thể giảm xuống trong trường hợp thông thường phù hợp với công tác trộn 

định nghĩa ở Mục 11.3.3. Thời gian trộn giảm xuống lớn nhất không quá 60 giây với bê 
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tông có bọt khí. 

 

11.3.3.Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ đồng nhất bê tông trộn bằng trạm trộn cố 

định - Mẫu thử bê tông dùng để thí nghiệm được lấy ngay lập tức sau thời gian trộn 

thiết kế, theo một trong các cách sau: 

 

11.3.3.1.Cách 1 - Máy trộn dừng lại, và mẫu yêu cầu được lấy bằng phương pháp phù hợp 

từ bê tông ở giữa thùng trộn, hoặc 

 

11.3.3.2.Cách 2 - Khi trút bê tông từ máy trộn, lấy mẫu riêng biệt sau khi trút được 

khoảng 15% và 85% bê tông. Bất kỳ phương pháp lấy mẫu nào được sử dụng, mẫu 

cũng phải đại diện cho các phần bê tông riêng biệt, không lấy ở cuối mẻ trộn (Ghi 

chúChú thích 6). 

 

11.3.3.3.Mẫu thử bê tông được thí nghiệm theo Mục 17, và sự sai khác trong các kết 

quả thí nghiệm của 2 mẫu không được vượt quá các giá trị nêu trong Phụ lục A. Thí 

nghiệm để kiểm tra sự vận hành máy trộn phải được thực hiện lại khi mẫu bê tông có 

hàm lượng cốt liệu thô thể hiện rằng quá trình trộn không phù hợp. 

 

11.4.Bê tông được trộn một phần tại trạm trộn cố định trước khi trộn hoàn thiện tại máy 

trộn đặt trên ôtô - Bê tông được trộn một phần trong trạm trộn cố định, và trộn hoàn 

toàn trong xe tải trộn, phải đảm bảo quy định sau: thời gian trộn một phần là thời 

gian yêu cầu nhỏ nhất để trộn lẫn các thành phần. Sau khi chuyển sang máy trộn trên 

ôtô, trộn với tốc độ trộn thiết kế để đạt được các chỉ tiêu về độ đồng nhất của bê 

tông theo Phụ lục A. Thí nghiệm để kiểm tra sự vận hành máy trộn theo Mục 11.3.3 

và 11.3.3.3. Đổi chiều quay máy trộn, nếu cần, với tốc độ khuấy thiết kế. 

 

11.5.Bê tông trộn trong máy trộn đặt trên ôtô - Bê tông được trộn hoàn toàn trong máy 

trộn đặt trên ôtô, từ 70 đến 100 vòng theo tốc độ thiết kế của nhà sản xuất để tạo 

ra bê tông có độ đồng nhất theo quy định ở Phụ lục A. Thí nghiệm độ đồng nhất 

của bê tông thực hiện theo Mục 11.5.1 và nếu các chỉ tiêu về độ đồng nhất của bê 

tông theo Phụ lục A không đạt với số vòng trộn là 100, sau khi đổ các thành phần, kể 

cả nước vào trong thùng trộn, không sử dụng máy trộn nếu chưa hiệu chỉnh máy sao 

cho hoạt động được chính xác, ngoài quy định ở Mục 10.5. Nếu sự vận hành đảm 

bảo trong một máy trộn đặt trên ôtô, vận hành các máy trộn khác theo trạng thái tương 

tự. Số vòng quay thêm của máy trộn được lấy theo yêu cầu đồng nhất của bê tông với 
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tốc độ khuấy thiết kế (Xem Ghi chúChú thích 7). 

 

11.5.1.Lấy mẫu dùng cho thí nghiệm xác định độ đồng nhất của bê tông trong máy 

trộn đặt trên ôtô - Mẫu được lấy từ bê tông trút ra với tốc độ vận hành thông thường của 

máy trộn được kiểm tra, mà không làm ảnh hưởng đến quá trình trút bê tông. Lấy 

khoảng 0.1 m3 (xấp xỉ 2 ft3) sau khi trút 15% và 85% bê tông (Ghi chúChú thích 6). 

Các mẫu lấy trong khoảng thời gian không quá 15 phút. Mẫu được lấy và giữ riêng biệt 

tới thời điểm quy định trong mẻ trộn hơn là phối hợp thành mẫu kết hợp. Giữa thời 

điểm lấy mẫu, nếu cần thiết để xác định độ sụt, chuyển hướng quay máy trộn với 

tốc độ khuấy. Trong thời gian lấy mẫu, nơi nhận bê tông sẽ nhận hết lượng bê tông trút 

từ phễu. Phải đủ người để thực hiện thí nghiệm yêu cầu. Tránh phân tầng trong thời 

gian lấy mẫu. Các mẫu được trộn lại với số lần nhỏ nhất để chắc chắn đồng nhất trước 

khi mẫu được đổ vào khuôn để thực hiện thí nghiệm thông thường. 

 

11.6.Nếu sử dụng máy trộn hoặc máy khuấy đặt trên ôtô để vận chuyển bê tông đã 

được trộn hoàn toàn trong trạm trộn cố định, máy trộn hoặc máy khuấy phải khuấy liên 

tục trong suốt thời gian vận chuyển với tốc độ được thiết kế bởi nhà sản xuất thiết bị 

ở tốc độ khuấy. 

 

11.7.Nếu sử dụng máy trộn hoặc máy khuấy đặt trên ôtô để trộn hoặc vận chuyển 

bê tông, không cho nước từ ôtô hoặc thiết bị khác vào bê tông sau khi đã đưa nước trộn 

vào mẻ trộn ngoài điều kiện sau, khi tới công trường, độ sụt của bê tông nhỏ hơn quy 

định. Thêm nước để làm cho độ sụt nằm trong giới hạn quy định với vòi phun vào máy 

trộn dưới áp lực và hướng của dòng chảy sao cho các chỉ tiêu về độ đồng nhất phải 

đảm bảo theo Phụ lục A. Thùng trộn hoặc cánh trộn phải quay thêm 30 vòng hay hơn 

nữa nếu cần thiết, ở tốc độ trộn, cho đến khi độ đồng nhất của bê tông nằm trong 

giới hạn. Nước không được thêm vào mẻ trộn sau đó. Trút bê tông hết trong 1½ giờ hoặc 

trước khi thùng trộn quay được 300 vòng (chọn giá trị tới trước). Các giới hạn này có thể 

thay đổi bởi người mua nếu bê tông có độ sụt sau 1½ giờ và máy đã đạt 300 vòng 

quay và có thể đổ mà không cần thêm nước vào mẻ trộn. Với thời tiết nóng, hoặc dưới 

điều kiện cần làm tăng độ cứng của bê tông, thời gian nhỏ hơn 1½ giờ có thể quy 

định bởi người mua. 

 

11.8.Bê tông vận chuyển trong thời tiết lạnh phải đảm bảo nhiệt độ thấp nhất theo 

quy định ở Bảng 6. 

 

Bảng 6 - Nhiệt độ thấp nhất của bê tông 

Nhiệt Nhiệt độ bê tông sau khi vận 
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Nhiệt độ lớn nhất của bê tông được sản xuất bằng cốt liệu rang nóng, nước nóng, hoặc 

cả hai, phải không có thời điểm nào trong suốt thời gian sản xuất và vận chuyển vượt 

quá 32oC (90oF). 

 

Ghi chúChú thích 8 - Nếu sử dụng nước nóng, có thể xảy ra quá trình cứng nhanh 

nếu đổ nước nóng trực tiếp vào xi măng. Các thông tin thêm về bê tông trong thời tiết 

lạnh xem trong Tiêu chuẩn ACI 306R. 

 

11.9.Dùng mọi cách để giữ nhiệt độ bê tông sản xuất trong thời tiết nóng thấp như có 

thể. Trong một số trường hợp, khó có thể thực hiện nếu nhiệt độ của bê tông đạt 32oC 

(90oF). 

 

Ghi chúChú thích 10 - Các thông tin bổ sung xem trong Tiêu chuẩn ACI 306R. 

 

12.sử dụng thiết bị không khuấy 

 

12.1.Bê tông trộn sẵn ở trạm trộn cố định có thể vận chuyển bằng thiết bị không 

khuấy phù hợp theo đồng ý của người mua. Các định lượng của bê tông phải được sự 

đồng ý của người mua và theo các giới hạn dưới đây: 

 

12.2.Thân của thiết bị không khuấy phải trơn, kín nước, có thiết bị chứa bằng sắt với 

cửa cho phép kiểm soát trút ra bê tông. Phải có thiết bị phủ để bảo vệ dưới ảnh hưởng 

của thời tiết nếu người mua yêu cầu. 

 

12.3.Bê tông được vận chuyển tới công trường phải đồng nhất và sau khi trút ra bê tông 

phải đảm bảo độ đồng nhất phù hợp với mô tả ở Phụ lục A. 

 

12.4.Thí nghiệm xác định độ sụt với mẫu riêng lẻ lấy sau thời gian trút bê tông 15% và 

85% có thể dùng để kiểm tra nhanh độ đồng nhất của bê tông (Ghi chúChú thích 6). 

Lấy 2 mẫu trong thời gian không lớn hơn 15 phút. Nếu độ sụt khác với quy định ở 

Bảng 5, không sử dụng thiết bị không khuấy trừ khi các điều kiện đã phù hợp với Mục 

12.5. 

 

12.5.Nếu các chỉ tiêu ở Phụ lục A không đạt khi thiết bị không khuấy vận hành ở thời 

gian vận chuyển lớn nhất, với bê tông được trộn sẵn với thời gian nhỏ nhất, có thể sử 

dụng thiết bị với thời gian vận chuyển ngắn hơn, hoặc phối hợp các yếu tố trên để 

bê tông đảm bảo các chỉ tiêu như quy định ở Phụ lục A. 
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13.kiểm tra 

 

13.1.Phải có phương tiện phù hợp cung cấp cho người kỹ sư để kiểm tra thành phần, 

quá trình sản xuất và vận chuyển bê tông. Nhà sản xuất có trách nhiệm giúp người 

kiểm tra đại diện cho người kỹ sư các phương tiện có thể để lấy mẫu để xác định 

xem bê tông có phù hợp với chỉ tiêu kiểm tra đó. 

 

14.kiểm tra bê tông tươi và lấy mẫu 

 

14.1.Nhà thầu hỗ trợ người kỹ sư với những khả năng có thể, để lấy mẫu bê tông tươi ở 

nơi đổ để xác định các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn này. 

 

14.2.Mẫu bê tông lấy theo T 142, trừ khi lấy mẫu để xác định độ sụt trong mẻ bê tông 

(Mục 10.4, Mục 11.3.3, Mục 11.5.1, và Mục 12.4). 

 

15.độ sụt, hàm lượng bọt khí, và khối lượng thể tích 

 

15.1.Thí nghiệm xác định độ sụt, hàm lượng bọt khí, và khối lượng thể tích được thực 

hiện nhiều lần tại thời điểm đổ bê tông theo lựa chọn của người kỹ sư để kiểm tra, 

và luôn luôn thực hiện thí nghiệm xác định cường độ mẫu. 

 

15.2.Độ sụt, hàm lượng bọt khí và khối lượng thể tích đo được nằm ngoài giới hạn quy 

định, thí nghiệm kiểm tra ngay lập tức với các phần khác của mẫu tương tự. Trong 

trường hợp lại thất bại lần thứ hai, bê tông được xem là không đảm bảo các chỉ tiêu của 

tiêu chuẩn này. Khối lượng thể tích là quy định với bê tông cốt liệu nhẹ và là khuyến 

nghị với bê tông thường. 

 

16.thông tin về mẻ trộn 

 

16.1.Nhà sản xuất bê tông phải gửi tới người mua tickê của các mẻ trộn bê tông trước khi 

trút bê tông ra ở công trường, tickê được in và đóng dấu hoặc viết tay, với các thông tin 

liên quan đến bê tông như sau: 
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16.1.1.Tên trạm trộn bê tông trộn sẵn, 

 

16.1.2.Số sêri của tickê, 

 

16.1.3.Ngày, 

 

16.1.4.Sè «t«, 

 

16.1.5.Tên người mua, 

 

16.1.6.Tên công trường (tên và vị trí), 

 

16.1.7.Bê tông thiết kế theo tiêu chuẩn thi công, 

 

16.1.8.Khối lượng bê tông theo yard khối (mét khối), 

 

16.1.9.Thời gian chở hay thời gian trộn ban đầu của xi măng và cốt liệu, và 

 

16.1.10.Nước thêm bởi người nhận và chữ ký của người nhận . 

 

16.2.Thông tin bổ sung với mục đích chứng nhận là bê tông được thiết kế bởi người 

mua và theo quy định của tiêu chuẩn thi công; như các thông tin sau: 

 

16.2.1.Số vòng quay khi cho nước lần đầu tiên; 

 

16.2.2.Loại, nhãn hiệu, và khối lượng xi măng; 

 

16.2.3.Loại, nhãn hiệu, và khối lượng phụ gia; 

 

16.2.4.Thông tin cần thiết để tính toán tổng lượng nước trộn thêm vào bởi người mua. 

Tổng lượng thêm vào bao gồm nước cốt liệu, nước và băng mẻ trộn ở trạm trộn, và nước 

thêm vào bởi người vận hành xe ôtô từ thùng trộn; 

 

16.2.5.Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất; 
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16.2.6.Khối lượng cốt liệu mịn và khô; 

 

16.2.7.Chứng nhận các thành phần đã được chấp thuận trước đó; và 

 

16.2.8.Chữ ký hoặc chữ viết tắt của người đại diện trạm bê tông trộn sẵn. 

 

17.phương pháp lấy mẫu và thí nghiệm 

 

17.1.Thí nghiệm bê tông trộn sẵn theo các phương pháp dưới đây: 

 

17.1.1.Mẫu thí nghiệm nén - T23, với độ ẩm tiêu chuẩn theo Mục 9.1, và Mục 9.2 của 

T 23. 

 

17.1.2.Thí nghiệm nén - T 22. 

 

17.1.3.Khối lượng trên foot khối - T 121 hoặc ASTM C 567. 

 

17.1.4.Hàm lượng bọt khí - T 121, T 196 hoặc T 152. 

 

17.1.5.Độ sụt - T 119. 

 

17.1.6.Lấy mẫu bê tông tươi - T 142. 

 

17.2.Thí nghiệm xác định sự vận hành máy trộn bê tông được thực hiện bởi công ty 

hoặc, công ty được chấp nhận, bởi phòng thí nghiệm đạt các yêu cầu của ASTM E 

329. 

 

phụ lục a 

 

(Thông tin thêm) 

 

A1.các chỉ tiêu về độ đồng nhất của bê tông 
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A1.1.SỰ sai khác trong một mẻ trộn như quy định ở Bảng 5 được xác định với các tính 

chất khác nhau giữa giá trị cao nhất và thấp nhất lấy từ các phần khác nhau của cùng 

mẻ trộn. Với tiêu chuẩn này, so sánh giữa 2 mẫu, đại diện cho phần đầu và phần cuối 

của mẻ trộn được thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm phù hợp 5 trong 6 thí nghiệm liệt kê 

trong Bảng 5 thì bê tông đảm bảo độ đồng nhất trong giới hạn của tiêu chuẩn. 

 

A1.2.Lượng cốt liệu thô, sử dụng phương pháp rửa, được tính toán theo quan hệ sau: 

P = (c/b) x 100    (1) 

trong đó: 

P = phần trăm khối lượng cốt liệu thô trong bê tông; 

c = khối lượng sấy khô - bão hòa bề mặt của cốt liệu trên sàng Số 4 (4.75-mm), kg 

(lb); và  

b  = khối lượng mẫu bê tông tươi trong hộp chứa khối lượng đơn vị, kg (lb). 

 

A1.3.Khối lượng đơn vị của vữa đặc được tính toán theo công thức sau: 

 

A1.3.1.§¬n vị inch-pound: 

100 62.4

b c
M

VxA c
V

Gx




 
  
 

   (2) 

 

A1.4.Đơn vị mét: 

100 1000

b c
M

VxA c
V

G




 
  
 

   (3) 

trong đó: 

M = khối lượng đơn vị của vữa đặc, kg/m3 (lb/ft3); 

b = khối lượng của mẫu bê tông trong hộp chứa khối lượng đơn vị, kg (lb); 

c = khối lượng sấy khô - bão hòa bề mặt của cốt liệu trên sàng Số 4 (4.75-mm), kg (lb); và 

V = Thể tích của hộp chứa khối lượng đơn vị, m3 (ft3); 

A = Hàm lượng bọt khí của bê tông, %, xác định theo Mục 18.1.4 với mẫu được thí nghiệm; và 

G = Tỷ trọng của cốt liệu thô (SSD).  

                                            

1 Có ở Văn phòng in ấn của Chính phủ Mỹ, Washington, DC 20402. 
2 Có ở Văn phòng in ấn của Chính phủ Mỹ, Washington, DC 20402. 
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	4.1 Dự trữ và cung cấp phương tiện thuận lợi cho người kỹ sư tại trạm trộn theo mẻ để cho phép lấy mẫu, thí nghiệm và kiểm soát vật liệu một cách chính xác trước và trong khi sử dụng. Áp dụng các yêu cầu sau:
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	5.1.1 Hàm lượng chất kết dính trong bê tông tính theo đơn vị kg/m3 (lb/yd3), hoặc đơn vị tương đương;
	5.1.2 Cỡ hạt thiết kế, hay các cỡ hạt thiết kế, và giá trị theo khối lượng của cốt liệu;
	5.1.3 Tỷ số nước/chất kết dính lớn nhất gồm nước làm ẩm bề mặt và nước trong phụ gia, nhưng không gồm nước bị hút vào trong cốt liệu;
	5.1.4 Độ sệt mong muốn tại thời điểm vận chuyển (Mục 6.1.1 với sai số cho phép);
	5.1.5 Hàm lượng bọt khí của bê tông khi dùng xi măng tạo bọt khí hoặc phụ gia tạo bọt khí. Hàm lượng bọt khí được xác định dựa trên mẫu lấy tại nơi đổ bê tông.

	5.2 Nếu thiết kế hỗn hợp theo quy định của nhà thầu dưới sự đồng ý của người kỹ sư, hỗn hợp thiết kế phải nằm trong các giới hạn quy định về:
	5.2.1 Hàm lượng xi măng lớn nhất,
	5.2.2 Hàm lượng nước lớn nhất,
	5.2.3 Khoảng hàm lượng bọt khí,
	5.2.4 Khoảng độ sệt, và
	5.2.5 Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất.

	5.3 Nếu thiết kế hỗn hợp dựa trên tiêu chuẩn, người kỹ sư phải quy định độ tươi và độ cứng của bê tông và cho phép nhà thầu thiết kế hỗn hợp. Người mua có thể quy định phương pháp thiết kế hỗn hợp cho nhà thầu. Nhà thầu phải chứng nhận bằng hỗn hợp th...

	6 SAI SỐ VỀ ĐỘ SỤT
	6.1 Trừ các sai số khác nêu trong tiêu chuẩn của dự án, áp dụng theo các quy định sau:
	6.1.1 Nếu tiêu chuẩn dự án về độ sụt ghi là giá trị "lớn nhất" hay "không vượt quá", xem Bảng 3. Lựa chọn này được sử dụng chỉ khi lượng nước được cho phép thêm vào bê tông không làm tăng tỷ số nước/ximăng lớn hơn giá trị cho phép bởi tiêu chuẩn.
	6.1.2 Khi tiêu chuẩn của dự án yêu cầu về độ sụt không ghi là giá trị "lớn nhất" hay "không vượt quá", xem Bảng 4.


	7 BÊ TÔNG CÓ BỌT KHÍ
	7.1 Người mua quy định hoặc chấp thuận hàm lượng bọt khí thiết kế trong bê tông.
	7.2 Hàm lượng bọt khí trong bê tông có bọt khí được xác định từ mẫu lấy từ thiết bị vận chuyển tại thời điểm đổ bê tông phải nằm trong sai số do người mua quy định. Nếu không thực hiện thí nghiệm tại thời điểm đó, so sánh các giá trị đo tại thời điểm ...

	8 CÂN ĐONG VẬT LIỆU
	8.1 Trừ quy định khác được phép, nếu không thì xi măng được cân theo khối lượng. Nếu sử dụng tro bay hoặc vật liệu gắn kết khác trong hỗn hợp thiết kế, chúng có thể được cân tích lũy cùng với xi măng. Xi măng và vật liệu gắn kết khác được cân trên cân...
	8.2 Cốt liệu được đo lường theo khối lượng. Khối lượng mẻ trộn được xác định dựa trên vật liệu khô và bằng khối lượng lượng vật liệu khô yêu cầu cộng với khối lượng hơi ẩm (cả bị hút và độ ẩm bề mặt) trong cốt liệu. Khối lượng cốt liệu sử dụng trong b...
	8.3 Nước trộn bê tông bao gồm nước đưa vào mẻ trộn, băng đưa vào mẻ trộn, nước làm ẩm bề mặt cốt liệu, và nước đổ vào phụ gia. Nước đổ thêm vào được đo bằng khối lượng hoặc thể tích với độ chính xác 1% tổng lượng nước yêu cầu. Băng đổ thêm vào được đo...
	8.4 Bột phụ gia được đo theo khối lượng, phụ gia nhão hoặc lỏng được đo theo khối lượng hay thể tích. Độ chính xác của phụ gia được cân phải nằm trong khoảng ±3% khối lượng yêu cầu. Nếu đo theo thể tích, phải nằm trong khoảng ±3% tổng thể tích yêu cầu...

	9 TRẠM TRỘN THEO MẺ
	9.1 Sử dụng thùng với các ngăn riêng biệt trong trạm trộn theo mẻ với cốt liệu mịn và với từng cỡ hạt của cốt liệu thô. Mỗi ngăn của thùng phải được thiết kế và vận hành sao cho đổ dễ dàng với độ phân tầng nhỏ nhất vào thùng cân. Phải có biện pháp sao...
	9.2 Thiết bị chỉ thị phải nhìn được dễ dàng và đủ gần để người vận hành có thể đọc được chính xác trong khi đổ cốt liệu vào thùng cân. Người vận hành có thể đến gần các thiết bị điều khiển một cách dễ dàng.
	9.3 Sử dụng cân với độ chính xác khi cân tải trọng thí nghiệm tĩnh là ±0.4% khả năng của cân.
	9.4 Có thể sử dụng cân đòn hay cân đĩa cân để định lượng các thành phần của bê tông, cân phải phù hợp với Sổ tay của Cục tiêu chuẩn quốc gia 44, Tiêu chuẩn, Sai số, và các chỉ tiêu kỹ thuật khác của thiết bị cân và đo thương mại , trừ khi có quy định ...
	9.5 Dùng các quả cân kiểm tra tiêu chuẩn thích hợp để kiểm tra độ chính xác của cân. Đòn cân, móc cân, và tất cả các bộ phận của cân phải được giữ sạch. Cân đòn phải có thiết bị chỉ thị cân bằng có khả năng thể hiện sự thay đổi khi có khối lượng đặt t...
	9.6 Thiết bị đong nước phải có khả năng đưa vào mẻ trộn lượng nước yêu cầu với độ chính xác theo Mục 8.3. Thiết bị được lắp đặt sao cho việc đo lường nước không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất của nước trong đường ống cấp. Trừ khi có phương pháp ...

	10 MÁY TRỘN VÀ KHUẤY BÊ TÔNG
	10.1 Máy trộn có thể là trạm trộn cố định hoặc là máy trộn đặt trên ôtô. Máy khuấy có thể là máy trộn đặt trên ôtô hoặc là máy khuấy đặt trên ôtô.
	10.1.1 Trạm trộn cố định phải gắn tấm kim loại trên đó ghi tốc độ trộn của thùng hoặc của cánh trộn, và dung tích lớn nhất theo thể tích của bê tông trộn sẵn. Với máy trộn bê tông hoàn chỉnh, trạm trộn cố định phải có thiết bị khống chế thời gian để k...
	10.1.2 Các ôtô đặt máy trộn hoặc máy khuấy phải gắn tấm kim loại trên đó ghi tổng thể tích của thùng trộn, dung tích của thùng trộn hoặc khả năng chứa bê tông trộn tính theo thể tích, và tốc độ quay lớn nhất, nhỏ nhất của thùng, hoặc cánh trộn. Nếu bê...

	10.2 Trạm trộn cố định và ôtô đặt máy trộn phải có khả năng phối hợp các thành phần của bê tông trong thời gian quy định hoặc theo số vòng quay quy định trong Mục 10.5, máy trộn phải trộn hỗn hợp một cách đồng nhất sao cho bê tông được trút ra phải đạ...
	10.3 Máy khuấy phải có khả năng giữ bê tông trộn sẵn được đồng nhất và độ đồng nhất của bê tông được trút ra phải phù hợp với quy định trong Phụ lục A.
	10.4 Cho phép sử dụng thiết bị này khi vận hành với thời gian trộn dài hơn, hỗn hợp bê tông trộn nhỏ hơn, hoặc kết quả trút đổ bê tông đạt các yêu cầu của Phụ lục A.
	10.5 Máy trộn và khuấy được kiểm tra và cân thường xuyên để xác định sự thay đổi do sự tích tụ của bê tông và vữa đông cứng và kiểm tra sự hao mòn của cánh trộn. Nếu những thay đổi này là đủ lớn để làm ảnh hưởng đến năng suất của máy trộn, thực hiện t...

	11 TRỘN VÀ VẬN CHUYỂN
	11.1 Bê tông trộn sẵn được trộn và vận chuyển tới điểm thiết kế bởi người mua bằng một trong các phương pháp trộn dưới đây:
	11.1.1 Bê tông trộn sẵn tại trạm trộn cố định,
	11.1.2 Bê tông được trộn một phần tại trạm trộn cố định trước khi trộn hoàn thiện tại máy trộn đặt trên ôtô, và
	11.1.3 Bê tông trộn bằng máy trộn đặt trên ôtô.

	11.2 Máy trộn và khuấy được vận hành trong giới hạn về dung tích và vận tốc quay phụ thuộc vào thiết kế của nhà sản xuất thiết bị.
	11.3 Bê tông trộn sẵn tại trạm trộn cố định - Bê tông được trộn hoàn toàn ở trạm trộn cố định và vận chuyển tới điểm giao hàng bằng xe ôtô đặt máy khuấy hoặc trộn vận hành ở tốc độ khuấy, hoặc trong thiết bị không khuấy nếu được sự đồng ý của người mu...
	11.3.1 Nếu không thực hiện việc kiểm tra sự vận hành của máy trộn, thời gian trộn chấp nhận của thùng trộn có công  suất là 0.76 m3 (1 yd3) hoặc nhỏ hơn không nhỏ hơn 1 phút. Với thùng trộn có công suất lớn hơn, tăng lên ít nhất là 15 giây cho mỗi yar...
	11.3.2 Nếu thực hiện kiểm tra sự vận hành của máy trộn trên hỗn hợp bê tông theo những quy định nêu dưới đây, và máy trộn được nạp liệu tới công suất định mức, thời gian trộn có thể giảm xuống trong trường hợp thông thường phù hợp với công tác trộn đị...
	11.3.3 Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ đồng nhất bê tông trộn bằng trạm trộn cố định - Mẫu thử bê tông dùng để thí nghiệm được lấy ngay lập tức sau thời gian trộn thiết kế, theo một trong các cách sau:
	11.3.3.1 Cách 1 - Máy trộn dừng lại, và mẫu yêu cầu được lấy bằng phương pháp phù hợp từ bê tông ở giữa thùng trộn, hoặc
	11.3.3.2 Cách 2 - Khi trút bê tông từ máy trộn, lấy mẫu riêng biệt sau khi trút được khoảng 15% và 85% bê tông. Bất kỳ phương pháp lấy mẫu nào được sử dụng, mẫu cũng phải đại diện cho các phần bê tông riêng biệt, không lấy ở cuối mẻ trộn (Chú thích 6).
	11.3.3.3 Mẫu thử bê tông được thí nghiệm theo Mục 17, và sự sai khác trong các kết quả thí nghiệm của 2 mẫu không được vượt quá các giá trị nêu trong Phụ lục A. Thí nghiệm để kiểm tra sự vận hành máy trộn phải được thực hiện lại khi mẫu bê tông có hàm...


	11.4 Bê tông được trộn một phần tại trạm trộn cố định trước khi trộn hoàn thiện tại máy trộn đặt trên ôtô - Bê tông được trộn một phần trong trạm trộn cố định, và trộn hoàn toàn trong xe tải trộn, phải đảm bảo quy định sau: thời gian trộn một phần là ...
	11.5 Bê tông trộn trong máy trộn đặt trên ôtô - Bê tông được trộn hoàn toàn trong máy trộn đặt trên ôtô, từ 70 đến 100 vòng theo tốc độ thiết kế của nhà sản xuất để tạo ra bê tông có độ đồng nhất theo quy định ở Phụ lục A. Thí nghiệm độ đồng nhất của ...
	11.5.1 Lấy mẫu dùng cho thí nghiệm xác định độ đồng nhất của bê tông trong máy trộn đặt trên ôtô - Mẫu được lấy từ bê tông trút ra với tốc độ vận hành thông thường của máy trộn được kiểm tra, mà không làm ảnh hưởng đến quá trình trút bê tông. Lấy khoả...

	11.6 Nếu sử dụng máy trộn hoặc máy khuấy đặt trên ôtô để vận chuyển bê tông đã được trộn hoàn toàn trong trạm trộn cố định, máy trộn hoặc máy khuấy phải khuấy liên tục trong suốt thời gian vận chuyển với tốc độ được thiết kế bởi nhà sản xuất thiết bị ...
	11.7 Nếu sử dụng máy trộn hoặc máy khuấy đặt trên ôtô để trộn hoặc vận chuyển bê tông, không cho nước từ ôtô hoặc thiết bị khác vào bê tông sau khi đã đưa nước trộn vào mẻ trộn ngoài điều kiện sau, khi tới công trường, độ sụt của bê tông nhỏ hơn quy đ...
	11.8 Bê tông vận chuyển trong thời tiết lạnh phải đảm bảo nhiệt độ thấp nhất theo quy định ở Bảng 6.
	11.9 Dùng mọi cách để giữ nhiệt độ bê tông sản xuất trong thời tiết nóng thấp như có thể. Trong một số trường hợp, khó có thể thực hiện nếu nhiệt độ của bê tông đạt 32oC (90oF).

	12 SỬ DỤNG THIẾT BỊ KHÔNG KHUẤY
	12.1 Bê tông trộn sẵn ở trạm trộn cố định có thể vận chuyển bằng thiết bị không khuấy phù hợp theo đồng ý của người mua. Các định lượng của bê tông phải được sự đồng ý của người mua và theo các giới hạn dưới đây:
	12.2 Thân của thiết bị không khuấy phải trơn, kín nước, có thiết bị chứa bằng sắt với cửa cho phép kiểm soát trút ra bê tông. Phải có thiết bị phủ để bảo vệ dưới ảnh hưởng của thời tiết nếu người mua yêu cầu.
	12.3 Bê tông được vận chuyển tới công trường phải đồng nhất và sau khi trút ra bê tông phải đảm bảo độ đồng nhất phù hợp với mô tả ở Phụ lục A.
	12.4 Thí nghiệm xác định độ sụt với mẫu riêng lẻ lấy sau thời gian trút bê tông 15% và 85% có thể dùng để kiểm tra nhanh độ đồng nhất của bê tông (Chú thích 6). Lấy 2 mẫu trong thời gian không lớn hơn 15 phút. Nếu độ sụt khác với quy định ở Bảng 5, kh...
	12.5 Nếu các chỉ tiêu ở Phụ lục A không đạt khi thiết bị không khuấy vận hành ở thời gian vận chuyển lớn nhất, với bê tông được trộn sẵn với thời gian nhỏ nhất, có thể sử dụng thiết bị với thời gian vận chuyển ngắn hơn, hoặc phối hợp các yếu tố trên đ...

	13 KIỂM TRA
	13.1 Phải có phương tiện phù hợp cung cấp cho người kỹ sư để kiểm tra thành phần, quá trình sản xuất và vận chuyển bê tông. Nhà sản xuất có trách nhiệm giúp người kiểm tra đại diện cho người kỹ sư các phương tiện có thể để lấy mẫu để xác định xem bê t...

	14 KIỂM TRA BÊ TÔNG TƯƠI VÀ LẤY MẪU
	14.1 Nhà thầu hỗ trợ người kỹ sư với những khả năng có thể, để lấy mẫu bê tông tươi ở nơi đổ để xác định các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn này.
	14.2 Mẫu bê tông lấy theo T 142, trừ khi lấy mẫu để xác định độ sụt trong mẻ bê tông (Mục 10.4, Mục 11.3.3, Mục 11.5.1, và Mục 12.4).

	15 ĐỘ SỤT, HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ, VÀ KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH
	15.1 Thí nghiệm xác định độ sụt, hàm lượng bọt khí, và khối lượng thể tích được thực hiện nhiều lần tại thời điểm đổ bê tông theo lựa chọn của người kỹ sư để kiểm tra, và luôn luôn thực hiện thí nghiệm xác định cường độ mẫu.
	15.2 Độ sụt, hàm lượng bọt khí và khối lượng thể tích đo được nằm ngoài giới hạn quy định, thí nghiệm kiểm tra ngay lập tức với các phần khác của mẫu tương tự. Trong trường hợp lại thất bại lần thứ hai, bê tông được xem là không đảm bảo các chỉ tiêu c...

	16 THÔNG TIN VỀ MẺ TRỘN
	16.1 Nhà sản xuất bê tông phải gửi tới người mua tickê của các mẻ trộn bê tông trước khi trút bê tông ra ở công trường, tickê được in và đóng dấu hoặc viết tay, với các thông tin liên quan đến bê tông như sau:
	16.1.1 Tên trạm trộn bê tông trộn sẵn,
	16.1.2 Số sêri của tickê,
	16.1.3 Ngày,
	16.1.4 Số ôtô,
	16.1.5 Tên người mua,
	16.1.6 Tên công trường (tên và vị trí),
	16.1.7 Bê tông thiết kế theo tiêu chuẩn thi công,
	16.1.8 Khối lượng bê tông theo yard khối (mét khối),
	16.1.9 Thời gian chở hay thời gian trộn ban đầu của xi măng và cốt liệu, và
	16.1.10 Nước thêm bởi người nhận và chữ ký của người nhận .

	16.2 Thông tin bổ sung với mục đích chứng nhận là bê tông được thiết kế bởi người mua và theo quy định của tiêu chuẩn thi công; như các thông tin sau:
	16.2.1 Số vòng quay khi cho nước lần đầu tiên;
	16.2.2 Loại, nhãn hiệu, và khối lượng xi măng;
	16.2.3 Loại, nhãn hiệu, và khối lượng phụ gia;
	16.2.4 Thông tin cần thiết để tính toán tổng lượng nước trộn thêm vào bởi người mua. Tổng lượng thêm vào bao gồm nước cốt liệu, nước và băng mẻ trộn ở trạm trộn, và nước thêm vào bởi người vận hành xe ôtô từ thùng trộn;
	16.2.5 Cỡ hạt cốt liệu lớn nhất;
	16.2.6 Khối lượng cốt liệu mịn và khô;
	16.2.7 Chứng nhận các thành phần đã được chấp thuận trước đó; và
	16.2.8 Chữ ký hoặc chữ viết tắt của người đại diện trạm bê tông trộn sẵn.


	17 PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ THÍ NGHIỆM
	17.1 Thí nghiệm bê tông trộn sẵn theo các phương pháp dưới đây:
	17.1.1 Mẫu thí nghiệm nén - T23, với độ ẩm tiêu chuẩn theo Mục 9.1, và Mục 9.2 của T 23.
	17.1.2 Thí nghiệm nén - T 22.
	17.1.3 Khối lượng trên foot khối - T 121 hoặc ASTM C 567.
	17.1.4 Hàm lượng bọt khí - T 121, T 196 hoặc T 152.
	17.1.5 Độ sụt - T 119.
	17.1.6 Lấy mẫu bê tông tươi - T 142.

	17.2 Thí nghiệm xác định sự vận hành máy trộn bê tông được thực hiện bởi công ty hoặc, công ty được chấp nhận, bởi phòng thí nghiệm đạt các yêu cầu của ASTM E 329.

	A1 CÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
	A1.1 Sự sai khác trong một mẻ trộn như quy định ở Bảng 5 được xác định với các tính chất khác nhau giữa giá trị cao nhất và thấp nhất lấy từ các phần khác nhau của cùng mẻ trộn. Với tiêu chuẩn này, so sánh giữa 2 mẫu, đại diện cho phần đầu và phần cuố...
	A1.2 Lượng cốt liệu thô, sử dụng phương pháp rửa, được tính toán theo quan hệ sau:
	A1.3 Khối lượng đơn vị của vữa đặc được tính toán theo công thức sau:
	A1.3.1 Đơn vị inch-pound

	A1.4 Đơn vị mét:


